Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng               Kỹ thuật và Công nghệ sản xuất xi măng


Mở đầu

Năm mươi thế kỷ trước, người Ai cập đã dùng rơm trộn với đất sét để tạo ra những viên gạch khô và sử dụng vữa vôi với thạch cao làm chất kết dính (cement) để xây dựng các Kim tự tháp. Đến thế kỷ XII, người La Mã đã phát minh ra xi măng La Mã để xây dựng các đấu trường, các đền thờ các vị thần ở Rome mà đến nay vẫn còn làm thế giới kinh ngạc. Vào giữa thế kỷ XVIII, John Smeaton (người Anh) đã tìm ra xi măng thuỷ lực để xây dựng Hải đăng Eddystone nổi tiếng và đến giữa thế kỷ XIX Joseph Aspdin (cũng là người Anh) đã phát minh ra quá trình công nghệ sản xuất xi măng Poóc lăng mà nhờ đó các công trình xây dựng ngày càng phát triển hơn, bền vững hơn. 

Nhờ có xi măng Poóc lăng mà ở thế kỷ XX người ta có thể tạo nên các kết cấu xây dựng lớn và vĩ đại như nhà hát Champs Elise ở Paris, đập nước lớn Hoover Dam ở bang Nevada – Mỹ, đập Itaipu ở giữa Brazil – Paraguay – Achentina, đập thuỷ điện Tam Hiệp lớn nhất thế giới ở Trung Quốc và tháp đôi Petronas (cao 458 mét) ở Malaisia. Công trình xây dựng là biểu tượng cho sự phát triển công nghệ của loài người và nó gợi lại giá trị của nền văn minh nhân loại.

ở Việt Nam, công nghiệp xi măng đã hình thành và phát triển hơn 100 năm, bắt đầu từ năm 1899 bằng việc xây dựng nhà máy xi măng lò đứng đầu tiên tại Hải Phòng. Từ năm 1924 đến năm 1930 đã xây thêm 3 dây chuyền lò quay phương pháp ướt theo công nghệ của Pháp. Sau ngày hoà bình lập lại, Nhà nước ta đã đầu tư tại nhà máy xi măng (XM) Hải Phòng thêm 6 dây chuyền lò quay sản xuất theo phương pháp ướt với thiết bị của F.S. Smidth (Đan Mạch) và công nghệ của Rumani cung cấp. ở miền Nam năm 1964, nhà máy XM Hà Tiên được xây dựng với 2 lò quay phương pháp ướt do hãng Venot- pic của Pháp cung cấp.

Ngay từ năm 1975 sau khi thống nhất, để đáp ứng nhu cầu xây dựng tái thiết và phát triển đất nước, Chính phủ đã quyết định xây dựng thêm các nhà máy xi măng mới có công suất lớn, đầu tiên là nhà máy XM Bỉm Sơn (Thanh Hoá) có công suất 1,2 triệu tấn/năm với 2 dây chuyền thiết bị lò quay phương pháp ướt của Liên Xô, sau đó là nhà máy XM Hoàng Thạch (Hải Dương) công suất 1,1 triệu tấn/năm với 1 dây chuyền lò quay phương pháp khô hiện đại, thiết bị do F.S. Smidth cung cấp. Từ năm 1986 đến nay, công cuộc đổi mới đã tạo đà cho sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của đất nước, nhu cầu xây dựng ngày càng tăng đòi hỏi ngành công nghiệp xi măng phải tiếp tục đầu tư và phát triển. Hàng loạt nhà máy xi măng lò quay phương pháp khô hiện đại đã được xây dựng và đi vào sản xuất như nhà máy XM Chinfon (Hải Phòng) 1,4 triệu tấn/năm, XM Bút Sơn (Hà Nam) 1,4 triệu tấn/năm, XM Nghi Sơn (Thanh Hoá) 2,15 triệu tấn/năm, XM Hoàng Mai (Nghệ An) 2 triệu tấn/năm, XM Vân Xá (Huế) 0,5 triệu tấn/năm, XM Sao Mai (Hà Tiên) 1,76 triệu tấn/năm và 55 cơ sở sản xuất xi măng lò đứng ở khắp cả nước với tổng công suất hơn 3 triệu tấn/năm. Bên cạnh đó, các nhà máy cũ cũng được đầu tư mở rộng hoặc cải tạo nâng cấp như XM Hoàng Thạch 2 (1,4 triệu tấn/năm), XM Bỉm Sơn 2 (1,4 triệu tấn/năm). Sự phát triển của ngành xi măng đã đáp ứng nhu cầu xây dựng ngày càng nhiều của đất nước và đập thuỷ điện Hoà Bình – “công trình thế kỷ”, cầu Thăng Long, cầu Mỹ Thuận, sân vận động quốc gia Mỹ Đình v.v.. đã trở thành niềm tự hào của nhân dân ta.

Với sự phát triển trên 100 năm, lịch sử của ngành công nghiệp xi măng Việt Nam đã được đánh dấu bằng những sự đổi mới và phát triển rất nhanh cả về quy mô đầu tư, phương thức đầu tư, trình độ công nghệ sản xuất và đáp ứng kịp thời nhu cầu xây dựng và phát triển đất nước theo từng thời kỳ lịch sử. Cũng trong tiến trình phát triển này, việc ứng dụng tiến bộ về khoa học và công nghệ, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường, môi sinh luôn được quan tâm; đồng thời việc đào tạo nguồn nhân lực có đủ trình độ kỹ thuật, quản lý để nhanh chóng tiếp nhận, làm chủ công nghệ tiên tiến, hiện đại của công nghiệp xi măng trên thế giới cũng được chú trọng. Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng là một viện đầu ngành về lĩnh vực công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng với gần 200 tiến sỹ, thạc sỹ và kỹ sư, chuyên gia đã và đang có những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành. 

Việc nghiên cứu, học tập kỹ thuật và công nghệ sản xuất xi măng và một số môn học liên quan nhằm giúp cho cán bộ, công nhân bắt đầu làm xi măng nắm vững được cơ sở lý thuyết, quá trình công nghệ và những kinh nghiệm thực tế để nhanh chóng làm chủ công nghệ, làm chủ thiết bị từ đó đưa vào vận hành khai thác an toàn dây chuyền thiết bị có trình độ công nghệ cao mới được đầu tư, phát huy hết công suất thiết kế, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

phần thứ nhất

Cơ sở lý thuyết chung về xi măng poóc lăng 

Nhập môn

1. Một số khái niệm cơ bản :


- Xi măng, theo tiếng La tinh là “ caedimentum” đồng nghĩa với tiếng Anh là “ Cement ” có nghĩa là sự gắn kết, là chất kết dính . Đó là sản phẩm nhân tạo được nghiền mịn, khi trộn với nước tạo thành dạng vữa có độ dẻo nhất định, tự đông cứng được trong không khí và trong nước, kết dính được với nhau hoặc với cát, sỏi, đá dăm .v.v.. tạo thành khối rắn chắc.

- Phối liệu là hỗn hợp các loại nguyên liệu được trộn với nhau theo một tỷ lệ nào đó đã được tính toán trước.


- Clanhke xi măng poóc lăng là sản phẩm nhận được sau khi nung đến kết khối hỗn hợp phối liệu có thành phần xác định, đảm bảo tạo ra các khoáng canxi silicát độ kiềm cao, canxi aluminat và canxi alumô ferit với tỉ lệ yêu cầu.


- Xi măng poóc lăng là một chất kết dính nhận được khi nghiền mịn clanhke xi măng poóc lăng với thạch cao và các phụ gia, khi trộn với nước tạo thành hồ dẻo tự đông cứng trong không khí và nước.


- Khoáng là danh từ chỉ trạng thái tồn tại của vật chất ở trạng thái rắn, được tạo thành do sự kết hợp của một số nguyên tố. 

Ví dụ: khoáng Can xít là trạng thái tồn tại của hợp chất cacbonat can xi (CaCO3) kết tinh ở dạng khối lập phương (là thành phần chủ yếu của đá vôi), khoáng quắc zít là trạng thái tồn tại của ôxit silíc (SiO2) kết tinh ở dạng lăng trụ xiên (là thành phần chủ yếu của cát ).


- Cách viết ký hiệu khoáng: Đối với các khoáng chất được hình thành từ 2 hay nhiều hợp chất (ô xít hoặc muối), để đơn giản người ta thường viết tắt theo quy định chung . 

Ví dụ: Khoáng tri canxi silicat có công thức đầy đủ là 3CaO.SiO2 được viết tắt là C3S. ở công thức 3CaO.SiO2 : số 3 ngang hàng với chữ CaO nghĩa là 3 phân tử CaO, dấu chấm là dấu ngăn cách hai loại ôxit, số 2 trong ký hiệu SiO2 viết thấp hơn nghĩa là có 2 nguyên tử ôxi trong phân tử ôxit silic. ở công thức C3S : C3 nghĩa là 3CaO, S nghĩa là SiO2. 

Tương tự ta viết khoáng di canxi silicat 2CaO.SiO2 ( C2S; tri canxi aluminat 3CaO.Al2O3 ( C3A ; tetra canxi alumoferit 4CaO.Al2O3.Fe2O3 ( C4AF .v.v..


- Thời gian đông kết là khoảng thời gian tính từ khi trộn xi măng với nước cho đến khi vữa xi măng đông quánh lại và mất tính dẻo.


- Thạch cao là một loại đá thiên nhiên hoặc nhân tạo có chứa khoáng CaSO4.2H2O , được dùng làm phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết của vữa xi măng.


- Phụ gia xi măng: Được chia làm 3 loại :



+) Phụ gia công nghệ được pha vào trong quá trình sản xuất xi măng nhằm tăng năng suất máy nghiền, máy đóng bao hoặc cải thiện quá trình công nghệ nghiền, đóng bao, bảo quản xi măng. Phụ gia công nghệ thường được gọi theo công dụng của nó như phụ gia trợ nghiền, phụ gia kỵ ẩm .v.v.


+) Phụ gia khoáng hoạt tính còn gọi là phụ gia thuỷ hoạt tính, là các chất có sẵn trong tự nhiên hoặc phế thải công nghiệp có chứa các ôxit SiO2, Al2O3 hoạt tính có khả năng phản ứng với hydroxit can xi - Ca(OH)2 tạo thành các khoáng bền vững với nước trong quá trình đóng rắn của xi măng. Phụ gia hoạt tính được đưa vào để cải thiện tính chất của xi măng, bê tông hoặc để chế tạo các loại xi măng đặc biệt . Các loại phụ gia hoạt tính thường dùng ở Việt nam như xỉ lò cao Thái Nguyên, tro xỉ nhiệt điện Phả Lại, đá silic Quảng Ninh, đá bọt bazal Nghệ An, Thanh Hoá , Hà Tiên v.v..



+) Phụ gia đầy được đưa vào xi măng chủ yếu để tăng sản lượng mà không làm giảm chất lượng của xi măng , trong một số trường hợp cũng có thể cải thiện một số tính chất của xi măng và bê tông. Các phụ gia đầy thường dùng ở Việt nam như đá vôi, đá silic, cát, sỏi granit v.v..


- Vữa xi măng là hỗn hợp của xi măng trộn với nước. Trong thí nghiệm thường gọi là vữa  1: 0 . Vữa xi măng sau khi đông cứng được gọi là đá xi măng.

- Vữa xi măng- cát là hỗn hợp của xi măng trộn với cát và nước. Tuỳ theo tỷ lệ về khối lượng giữa xi măng với cát mà gọi là vữa 1: 3 hay 1: 2,5 tức là 1 phần xi măng trộn với 3 phần hay với 2,5 phần cát. Tuỳ theo lượng nước trộn mà có độ dẻo khác nhau và được gọi là vữa cứng (tức là vữa bán khô) hay vữa dẻo. Trong xây dựng, vữa xi măng- cát thường dùng để xây, trát nên còn được gọi là vữa xây, vữa trát.


- Bê tông là hỗn hợp của xi măng trộn với cát, sỏi, đá dăm và nước, sau một thời gian tự cứng được trong không khí thành một khối rắn chắc. Trong xây dựng, bê tông được dùng làm các kết cấu chịu lực như móng nhà, cột, sàn, mái .. Hỗn hợp bê tông sau khi trộn nước có độ dẻo nhất định và chưa đông cứng được gọi là bê tông tươi. Tỷ lệ các thành phần của hỗn hợp để trộn thành bê tông gọi là cấp phối bê tông. 

2. Phân loại xi măng poóc lăng:

Xi măng poóc lăng có thể được chia thành một số loại như sau:

- Xi măng poóc lăng thông thường, gồm:

+ Xi măng poóc lăng (kí hiệu qui ước là PC - Portland Cement hoặc OPC - Ordinarry Portland Cement), 

+ Xi măng poóc lăng hỗn hợp (PCB - Portland Cement Blended).

- Xi măng poóc lăng đặc biệt, gồm:

+ Xi măng poãc lăng bền sun phát (PCS - Sulfate Resistance Portland Cement; PCHS - High Sulfate Resistance Portland Cement), 

+ Xi măng poóc lăng ít tỏa nhiệt (PCLH - Low Heat Portland Cement), 

+ Xi măng poóc lăng trắng (PCW - White Portland Cement), 

+ Xi măng giếng khoan (Well Cement), v.v...

a) Xi măng poóc lăng thông thường:

- Xi măng poóc lăng (PC)

Xi măng poóc lăng là chất kết dính thuỷ lực, được chế tạo bằng cách nghiền mịn clanhke xi măng poóc lăng với thạch cao. Khi nghiền có thể pha thêm một lượng nhỏ các chất phụ gia để cải thiện tính chất của xi măng, tăng năng suất của máy nghiền hoặc tăng sản lượng xi măng. Xi măng poóc lăng được sử dụng chủ yếu trong xây dựng các công trình không có yêu cầu gì đặc biệt.

- Xi măng poóc lăng hỗn hợp (PCB)


Xi măng poóc lăng hỗn hợp cũng được chế tạo từ clanhke xi măng poóc lăng và thạch cao, nhưng khác xi măng poóc lăng ở tỷ lệ phụ gia pha vào khi nghiền xi măng. Theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6260:1997, xi măng poóc lăng hỗn hợp được phép chứa tới 40% phụ gia khoáng hoạt tính và phụ gia đầy, trong đó phụ gia đầy không được vượt quá 20%. Xi măng poóc lăng hỗn hợp được sử dụng chủ yếu trong xây dựng thông thường.

b) Xi măng poóc lăng đặc biệt:

- Xi măng poóc lăng bền sun phát (PCS, PCHS)


Xi măng poóc lăng bền sun phát là loại xi măng đặc biệt, được sử dụng trong xây dựng các công trình chịu sự ăn mòn của các ion sun phát (SO42-) như các công trình có tiếp xúc với nước biển, nước mặn, nước lợ và nước chua phèn, v.v... Tuỳ theo khả năng chống lại sự ăn mòn sun phát của xi măng, người ta chia thành xi măng bền sun phát thường và xi măng bền sun phát cao. Theo TCVN 6067:1995 ở Việt Nam có các loại xi măng như sau :

+ Xi măng bền sun phát thường (ký hiệu là PCS - Sulfate Resistance Portland Cement) phải có hàm lượng khoáng C3A ( 8% và (C3S + C3A) ( 58%. Loại xi măng này thường dùng cho các công trình tiếp xúc với nước ngầm có chứa hàm lượng ion SO42- từ 1.500 đến 2.500 mg/ lít. Loại xi măng này có các loại PCS30, PCS40 và xi măng xỉ bền sun phát .

+ Xi măng bền sun phát cao (ký hiệu là PCHS - High Sulfate Resistance Portland Cement) phải có hàm lượng khoáng C3A < 5% và (C4AF + 2C3A) < 25%. Loại xi măng này thường dùng cho các công trình tiếp xúc với nước ngầm có chứa hàm lượng ion SO42- từ 2.500 đến 4.000 mg/lít. Loại xi măng này có các loại PCHS30, PCHS40. Ngoài ra còn có xi măng bền sun phát cao chứa bari (HSRC.B40) có chứa từ 2 đến 5% BaO có thể dùng trong các môi trường có chứa hàm lượng ion SO42- đến 20.000 mg/lit.

- Xi măng poóc lăng ít tỏa nhiệt (PCLH) 

Xi măng poóc lăng ít tỏa nhiệt dùng để thi công các công trình thủy điện, thủy lợi, giao thông, các công trình bê tông khối lớn.

Xi măng poóc lăng tỏa nhiệt ít (ký hiệu là PCLH 30A) phải có hàm lượng khoáng C3S ( 35%, C2S ( 40% và C3A ( 7%, có nhiệt thủy hóa sau 7 ngày không lớn hơn 60 cal/g và sau 28 ngày không lớn hơn 70 cal/g.

Xi măng poóc lăng tỏa nhiệt vừa ( ký hiệu PCLH  ) không khống chế thành phần các khoáng, có nhiệt thủy hóa sau 7 ngày không lớn hơn 70 cal/g và sau 28 ngày không lớn hơn 80 cal/g.
Ngoài các chỉ tiêu chính nêu trên, xi măng poóc lăng ít tỏa nhiệt phải thỏa mãn chỉ tiêu giới hạn bền nén và các chỉ tiêu khác theo qui định của tiêu chuẩn  TCVN 6069:1995.

- Xi măng poóc lăng trắng (PCW)

Xi măng poóc lăng trắng được dùng để hoàn thiện và trang trí công trình hoặc sản xuất gạch lát nền. Yêu cầu của loại xi măng này là phải chứa rất ít các loại ôxit gây màu như Fe2O3, TiO2, Cr2O3, Mn2O3 v.v... Xi măng poóc lăng trắng chứa chủ yếu là các khoáng C3S, C3A và được phân biệt theo độ trắng. Loại đặc biệt có độ trắng lớn hơn 80%, loại I có độ trắng lớn hơn 75% và loại II có độ trắng lớn hơn 68% so với MgO tinh khiết.
Để có được xi măng màu, người ta pha trộn xi măng trắng với các loại ôxit màu khác nhau và với tỷ lệ khác nhau để có được màu đậm hay nhạt theo ý muốn. 

- Xi măng giếng khoan (Well cement hoặc Oil cement) 

Xi măng giếng khoan là loại xi măng đặc biệt chuyên dùng để bơm trám các giếng khoan khai thác dầu và khí. Xi măng này phải thỏa mãn nhiều yêu cầu kỹ thuật như đóng rắn bình thường ở điều kiện nhiệt độ và áp suất cao, không tách nước, đảm bảo thời gian cô quánh, v.v... để có thể bơm trám vào sâu trong lòng đất. Để có các tính năng đó, khi sản xuất loại xi măng này cần khống chế chặt chẽ hàm lượng các khoáng clanhke C3S, C2S, C3A và C4AF.


Ngoài các loại xi măng thường gặp như trên còn có các loại xi măng chuyên dụng được gọi tên theo chức năng của chúng như xi măng đóng rắn nhanh cường độ ban đầu cao, xi măng mác cao, xi măng dãn nở, xi măng làm đường giao thông và sân bay, xi măng để sản xuất tấm sóng amiăng, xi măng chịu nhiệt, xi măng chống phóng xạ, xi măng chịu axit, v.v...

3. Các phương pháp sản xuất clanhke xi măng poóc lăng

Tùy theo thiết bị nung sử dụng để sản xuất clanhke dạng nằm ngang chuyển động quay hay dạng đứng cố định người ta phân biệt các công nghệ sản xuất clanhke khác nhau: Công nghệ sản xuất clanhke xi măng poóc lăng bằng lò quay và công nghệ sản xuất clanhke xi măng poóc lăng bằng lò đứng.
Theo tính chất vật lý của phối liệu đưa vào lò nung, người ta chia ra các phương pháp sản xuất ướt, khô hoặc bán khô.

+ Công nghệ sản xuất clanhke xi măng poóc lăng theo phương pháp ướt tức là nung phối liệu đã chế tạo ở dạng bùn ướt, có độ ẩm 33 - 37% trong lò quay có zôn xích.

+ Công nghệ sản xuất clanhke xi măng poóc lăng theo phương pháp khô tức là nung phối liệu đã chế tạo ở dạng khô (độ ẩm thường W ( 2%) trong lò quay với tháp trao đổi nhiệt gồm các tầng xyclon và có hoặc không có buồng phân hủy đá vôi (precalciner).

+ Công nghệ sản xuất clanhke xi măng poóc lăng theo phương pháp bán khô nghĩa là nung phối liệu có độ ẩm 12 - 14%, được vê thành viên, trong lò đứng hoặc lò quay.

Chương i: đặc trưng của clanhke xi măng poóc lăng
I. Thành phần hóa học của clanhke và vai trò của các ôxit

1. Hàm lượng các ôxit

Clanhke xi măng poóc lăng chứa 4 ôxit chính là CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 chiếm từ 94 đến 96%. Ngoài ra, tùy theo nguồn nguyên liệu sử dụng để chế tạo phối liệu mà trong clanhke còn có thêm một số ôxit khác với hàm lượng nhỏ như MgO, TiO2, SO3, Mn2O3, CrO3, P2O5, BaO, K2O, Na2O.

Đối với clanhke xi măng poóc lăng, hàm lượng % của ôxit thường nằm trong giới hạn sau:

	CaO : 58 ( 67
	Fe2O3 : 2 ( 6
	SO3 : 0,1 ( 0,5

	SiO2 : 20 ( 24
	MgO : 0,5 ( 5,0
	K2O : 0,3 ( 0,7

	Al2O3 : 4 ( 7
	TiO2 : 0,1 ( 0,3
	Na2O : 0,1 ( 0,3



Trong sản xuất, để giảm nhiệt độ nung clanhke người ta có thể sử dụng một số phụ gia khoáng hóa như crômit, apatit, barit, thạch cao, huỳnh thạch, v.v... Hàm lượng % của các ôxit khoáng hóa (nếu có) thường nằm trong khoảng sau:

	
	Mn2O3 : 0,1 ( 0,3
	Cr2O3 : 0,1 ( 0,3

	
	P2O5 : 0,1 ( 0,25
	BaO : 0,5 ( 1,5


2. Vai trò của các ôxit

a) Ôxit canxi (CaO): tham gia vào phản ứng tạo các khoáng chính của clanhke (C3S, C2S, C3A, C4AF). 

Nguồn  cung  cấp  CaO  chủ  yếu  là  đá  vôi  (chứa CaCO3).  Hàm lượng CaO trong clanhke càng nhiều thì khả năng tạo thành C3S càng lớn, khi đóng rắn xi măng sẽ phát triển cường độ càng nhanh, cho cường độ càng cao.

Tuy nhiên, muốn xi măng có chất lượng cao, yêu cầu hầu hết lượng CaO có trong clanhke phải phản ứng hết với các ôxit khác để tạo thành các khoáng canxi silicat, canxi aluminat, canxi alumo ferit. Nếu CaO còn lại trong clanhke ở dạng tự do (CaOtd) lớn hơn 2% sẽ làm cho đá xi măng nở thể tích dẫn đến phá hủy cấu trúc đã bền vững làm giảm cường độ của nó. Xi măng chứa nhiều CaO tỏa nhiều nhiệt khi đóng rắn (có thể gây nứt bê tông), kém bền vững trong các môi trường xâm thực và làm giảm độ bền nước của bê tông. 

b) Ôxit silic (SiO2): là thành phần rất quan trọng của clanhke và đứng thứ hai về số lượng sau CaO. Nguồn cung cấp SiO2 chủ yếu là sét, đất cao silic hoặc cát và tro than. ôxit silic phản ứng với ôxit canxi tạo thành các khoáng canxi silicat C3S và C2S. Khi hàm lượng SiO2 nhiều mà CaO vừa đủ thì xi măng sẽ đóng rắn chậm, cường độ ban đầu thấp. Tuy nhiên sau thời gian dài đóng rắn (khoảng sau 1 năm), đá xi măng sẽ có cường độ cao. Ngoài ra, xi măng còn có nhiều tính chất quí khác như tỏa nhiệt ít khi đóng rắn, bền trong các môi trường xâm thực, độ bền nước cao.

 c) Ôxit nhôm (Al2O3): trong quá trình nung, Al2O3 tác dụng với CaO, Fe2O3 tạo thành các khoáng canxi aluminat C3A và canxi alumo ferit C4AF. Nguồn cung cấp Al2O3 chủ yếu là sét và tro than. Clanhke chứa nhiều Al2O3  sẽ cho xi măng có thời gian đông kết ngắn, tốc độ phát triển cường độ nhanh, cường độ cao, nhưng tỏa nhiều nhiệt khi đóng rắn và kém bền trong các môi trường xâm thực. 

d) ôxit sắt (Fe2O3): là thành phần chính tạo ra chất nóng chảy khi nung phối liệu. Nhờ chất nóng chảy này mà các phản ứng tạo khoáng clanhke xảy ra dễ hơn và ở nhiệt độ thấp hơn. Fe2O3 phản ứng với CaO và Al2O3 tạo thành khoáng canxi alumôferit C4AF. Nguồn cung cấp Fe2O3 chủ yếu là quặng sắt, xỉ pyrit, quặng laterit và một phần ôxit sắt có sẵn trong sét, tro than. Clanhke chứa nhiều ôxit sắt sẽ cho xi măng có cường độ thấp và tốc độ đóng rắn chậm. Ngoài ra, nếu hàm lượng Fe2O3  quá lớn sẽ tạo nhiều chất nóng chảy gây dính lò, khó nung; nếu hàm lượng Fe2O3 quá ít sẽ không đủ chất nóng chảy, khó phản ứng tạo khoáng và clanhke khó kết khối. Vì vậy trong sản xuất cần khống chế chặt chẽ hàm lượng Fe2O3 trong khoảng cho phép.

®) ôxit Magiê (MgO): là ôxit có hại trong clanhke xi măng poóc lăng, thường lẫn trong đá vôi, sét, tro than, v.v... Với hàm lượng nhỏ (0,2 ( 0,5%) nó tạo thành dung dịch rắn với khoáng C3S làm tăng hoạt tính của khoáng này. Nhưng nếu hàm lượng MgO quá lớn nó sẽ nằm ở dạng tự do, khi nung ở nhiệt độ cao bị hóa già thành periclaz. Periclaz phản ứng rất chậm với nước, gây ra nở thể tích và phá vỡ cấu trúc đá xi măng sau này. Vì vậy, hầu hết các nước đều qui định hàm lượng MgO trong clanhke xi măng không được vượt quá 5 %, riêng Mỹ quy định MgO ( 6%.

e) Các ôxit khác: 


* ôxit titan (TiO2): là tạp chất thường có trong sét. Hàm lượng TiO2 trong clanhke rất nhỏ nhưng lại là tạp chất có lợi cho quá trình tạo khoáng.


* ôxit mangan (Mn2O3): thường có trong quặng sắt và đá vôi. Hàm lượng nhỏ Mn2O3 có vai trò như Fe2O3 và có tác dụng tốt đến quá trình tạo khoáng; nó có thể thay thế đồng hình cho Fe2O3 trong các khoáng canxi alumoferrit tạo thành dung dịch rắn.


* Các ôxit crôm (Cr2O3), phốtpho (P2O5), bari (BaO): là các ôxit có lợi cho quá trình tạo khoáng clanhke. Với hàm lượng nhỏ, chúng có tác dụng giảm nhiệt độ nung và tạo thành dung dịch rắn làm tăng hoạt tính của các khoáng khi tác dụng với nước. Vì vậy chúng thường được gọi là các ôxit khoáng hóa. Nhưng với hàm lượng lớn, chúng lại làm giảm cường độ của xi măng do cản trở quá trình tạo khoáng C3S (là khoáng chủ yếu tạo ra cường độ của đá xi măng).


* Anhydric sunfuric (SO3): khi nung clanhke, lưu huỳnh có trong nhiên liệu và nguyên liệu bị đốt cháy thành SO3 và bay hơi theo khói lò gây ô nhiễm môi trường, có hại cho sức khỏe. SO3 còn lại trong clanhke có tác dụng 2 mặt: nếu kết hợp với ôxit kiềm tạo thành K2SO4 và Na2SO4 sẽ ảnh hưởng không tốt tới quá trình nung (nhất là đối với công nghệ lò quay phương pháp khô) và làm giảm cường độ của đá xi măng, nếu nằm lại trong clanhke ở dạng khoáng sunfo aluminat thì lại có lợi cho cường độ của đá xi măng.

* ôxit kiềm (Na2O, K2O): là tạp chất có hại, chủ yếu do sét đưa vào phối liệu. Khi nung ở nhiệt độ cao, chúng tạo thành các hợp chất dễ thăng hoa bay theo khói và bụi làm ảnh hưởng tới hoạt động của lò nung. Phần kiềm còn lại trong clanhke làm giảm cường độ của xi măng. Nếu hàm lượng lớn hơn 1% sẽ rất nguy hiểm vì chúng tác dụng với SiO2 hoạt tính của cốt liệu dẫn đến phản ứng kiềm - silic phá hủy bê tông, thậm chí sau 30 ( 40 năm. Đối với xi măng dùng cho các công trình thủy công yêu cầu hàm lượng kiềm tương đương (tính theo công thức %Na2Otđ = %Na2O + 0,658 .%K2O) phải nhỏ hơn 0,6%.

II. Thành phần khoáng của clanhke xi măng poóc lăng

Khi nung phối liệu ở nhiệt độ cao (11000C - 15000C), ôxit bazơ CaO phản ứng với các ôxit axit SiO2, Al2O3, Fe2O3 tạo thành 4 khoáng chính của clanhke là C3S (tricanxi silicat), C2S (dicanxi silicat), C3A (tricanxi aluminat), C4AF (tetracanxi alumo ferit). Phản ứng hóa học tạo thành các khoáng này có thể đơn giản hóa như sau:

	4CaO + Al2O3 + Fe2O3  =  4CaO.Al2O3.Fe2O3
	
	viết tắt là C4AF

	3CaO + Al2O3
        = 3CaO.Al2O3
	
	viết tắt là C3A

	2CaO + SiO2                  = 2CaO.SiO2
	
	viết tắt là C2S

	CaO   + 2CaO.SiO 2       = 3CaO.SiO2
	
	viết tắt là C3S



Hàm lượng của các khoáng này trong clanhke xi măng poóc lăng nằm trong giới hạn sau: C3S: 37 ( 60%, C2S: 15 ( 40%, C3A: 5 (15%, C4AF: 10(18%.


Tổng các khoáng chính chiếm 95 ( 97%, trong đó C3S + C2S: 75 ( 80%, C3A+C4AF: 18 ( 25%.

1. Đặc trưng của các khoáng clanhke

a) Khoáng Alit (54CaO.16SiO2.Al2O3.MgO = C54S16AM): là khoáng chính của clanhke xi măng poóc lăng. Alit là dạng dung dịch rắn của khoáng C3S với ôxit Al2O3 và MgO lẫn trong mạng lưới tinh thể thay thế vị trí của SiO2. Khoáng C3S được tạo thành ở nhiệt độ lớn hơn 12500C do sự tác dụng của CaO với khoáng C2S trong pha lỏng nóng chảy và bền vững đến 20650C (có tài liệu nêu giới hạn nhiệt độ bền vững của C3S từ 12500C ( 19000C). Alit có cấu trúc dạng tấm hình lục giác, màu trắng, có khối lượng riêng 3,15 ( 3,25 g/cm3, có kích thước 10 ( 250 (m.


Khi tác dụng với nước, khoáng Alit thủy hóa nhanh, tỏa nhiều nhiệt, tạo thành các tinh thể dạng sợi (có công thức viết tắt là CSH(B) gọi là Tobermorit) đan xen vào nhau tạo cho đá xi măng có cường độ cao và phát triển cường độ nhanh. Đồng thời nó cũng thải ra lượng Ca(OH)2 khá nhiều nên kém bền nước và nước chứa ion sunphat.

b) Khoáng Bêlít ((C2S): có cấu trúc dạng tròn, phân bố xung quanh các hạt Alit. Bêlit là một dạng thù hình của khoáng C2S, tồn tại trong clanhke khi làm nguội nhanh. Trong quá trình nung clanhke, do phản ứng của CaO với SiO2 ở trạng thái rắn tạo thành khoáng C2S ở nhiệt độ 600 ( 11000C. Khoáng C2S có 4 dạng khác nhau về hình dáng cấu trúc và các tính chất, gọi là dạng thù hình, đó là (, ('- , (-  và (- C2S.


Sự thay đổi trạng thái cấu trúc của Bêlít khi tăng nhiệt độ tới xuất hiện pha lỏng và khi làm nguội tới nhiệt độ bình thường rất phức tạp và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Sự biến đổi thù hình của C2S trong quá trình làm nguội mô tả sau đây đã đơn giản hóa rất nhiều.


Khi làm nguội clanhke, nếu tốc độ làm nguội chậm sẽ xảy ra sự biến đổi thù hình từ dạng (- C2S sang dạng (- C2S kèm theo hiện tượng clanhke bị tả thành bột vì có sự tăng thể tích. Nguyên nhân vì (- C2S có khối lượng riêng là 2,97 g/cm3, nhỏ hơn khối lượng riêng của (- C2S là 3,28 g/cm3. (- C2S không có tính kết dính ở điều kiện nhiệt độ và áp suất thường, vì vậy để tránh hiện tượng tả clanhke do sự biến đổi thù hình từ  (- C2S sang (- C2S  ở 5750C, cần ổn định bằng cách đưa một số ôxit khác như P2O5, BaO... vào mạng lưới cấu trúc của nó tạo thành dung dịch rắn.


Khi tác dụng với nước, khoáng Belit thủy hóa chậm, tỏa nhiệt ít và cũng tạo thành các tinh thể dạng sợi (có công thức viết tắt là CSH(B) gọi là Tobermorit) đan xen vào nhau tạo cho đá xi măng có cường độ cao. Tốc độ phát triển cường độ của khoáng Belit chậm hơn khoáng Alit; phải sau 1 năm đóng rắn cường độ của Belit mới bằng của Alit. 

Belit thải ra lượng Ca(OH)2 ít hơn Alit nên nó tạo cho đá xi măng có độ bền ăn mòn rửa trôi cao hơn đá xi măng Alit.

c) Khoáng canxi aluminat (C3A): là chất trung gian màu trắng nằm xen giữa các hạt Alit và Belit cùng với alumo ferit canxi (C4AF). Trong thành phần của C3A cũng chứa một số tạp chất như  SiO2 , Fe2O3 , MgO, K2O , Na2O. 

Aluminát canxi là khoáng quan trọng cùng với Alit tạo ra cường độ ban đầu của đá xi măng. Xi măng chứa nhiều C3A toả nhiều nhiệt khi đóng rắn, nếu thiếu hoặc không có thạch cao để làm chậm sự đông kết thì xi măng sẽ bị đóng rắn rất nhanh (không thể thi công được). C3A có tỷ trọng 3,04 g/cm3, là khoáng đóng rắn nhanh, cho cường độ cao nhưng kém bền trong môi trường sun phát.

d) Khoáng Canxi alumo ferit (C4AF): cũng là chất trung gian, có tỷ trọng 3,77 g/cm3, màu đen, nằm xen giữa các hạt Alit và Belit cùng với khoáng C3A. Khi nung clanhke, do phản ứng của CaO với Fe2O3 tạo thành các khoáng nóng chảy ở nhiệt độ thấp (600 ( 700OC) như CaO.Fe2O3 (CF) , C2F ... Sau đó các khoáng này tiếp tục phản ứng với Al2O3 tạo thành các khoáng Canxi alumo ferit có thành phần thay đổi như C2F, C6A2F, C4AF, C6AF2. Các khoáng này bị nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ 1250OC  và trở thành pha lỏng cùng với các khoáng Canxi aluminat, tạo ra môi trường cho phản ứng tạo thành khoáng C3S, nên chúng thường được gọi là chất trung gian hoặc pha lỏng clanhke.

Khi tác dụng với nước, Canxi alumo ferit thuỷ hoá chậm, toả nhiệt ít và cho cường độ thấp.

e) Các khoáng khác:

 Ngoài 4 khoáng chính ở trên, trong clanhke còn chứa pha thuỷ tinh là chất lỏng nóng chảy bị đông đặc lại khi làm lạnh clanhke. Nếu quá trình làm nguội nhanh thì các khoáng C3A, C4AF, MgO (periclaz), CaOtd,v.v. không kịp kết tinh để tách khỏi pha lỏng, khi đó pha thuỷ tinh sẽ nhiều. Ngược lại, nếu làm lạnh chậm thì pha thuỷ tinh sẽ ít. Khi làm nguội nhanh, các khoáng sẽ nằm trong pha thuỷ tinh ở dạng hoà tan nên có năng lượng dự trữ lớn làm cho clanhke rất hoạt tính và sẽ tạo cho đá xi măng có cường độ ban đầu cao. Khi làm lạnh chậm, các khoáng sẽ kết tinh hoàn chỉnh, kích thước lớn nên độ hoạt tính với nước sẽ giảm, hơn nữa MgO và CaO tự do sẽ kết tinh thành các tinh thể độc lập, bị già hoá nên dễ gây ra sự phá huỷ cấu trúc của đá xi măng, bê tông về sau.

2. Tính toán hàm lượng khoáng chính của clanhke



Trong thực tế sản xuất, không phải lúc nào cũng có thiết bị phân tích hoá lý để xác định thành phần khoáng của clanhke. Vì vậy, người ta thường tính toán thành phần khoáng của clanhke dựa vào thành phần hoá học của nó theo các công thức tính được nhiều nước sử dụng và đã được tiêu chuẩn hoá:

* Khoáng canxi silicat:


C3S = 4,07.%CaO - 7,6.%SiO2- 6,72.%Al2O3 - 1,42.%Fe2O3 - 2,85%SO3 

C2S  =  8,6.%SiO2 + 5,07.%Al2O3 + 1,07.%Fe2O3 - 3,07.%CaO



(hoặc là:   C2S  =  2,87.%SiO2  -   0,75. %C3S)

* Khoáng canxi aluminat và canxi alumo ferit:

Tuỳ theo tỷ lệ p = %Al2O3 / %Fe2O3 mà có công thức tính khác nhau :

Khi p > 0,64: 

C3A =  2,65.%Al2O3 -  1,692.%Fe2O3  

hoặc là:  C3A =  2,65 (%Al2O3 -  0,64. %Fe2O3)

C4AF  =  3,043.%Fe2O3

Khi p < 0,64: 

C2(A,F) = 1,1.%Al2O3  +  0,7.%Fe2O3 .

III. Các hệ số đặc trưng của clanhke xi măng poóc lăng


Tính chất của xi măng phụ thuộc vào thành phần khoáng clanhke. Thành phần khoáng lại liên quan chặt chẽ với hàm lượng các ôxit tham gia phản ứng. Bởi vậy các nhà hóa học xi măng tiền bối đã đưa ra các khái niệm về hệ số đặc trưng của clanhke. Các khái niệm này được sử dụng không thay đổi cho tới ngày nay vì chúng có ý nghĩa vừa định tính vừa định lượng, vừa có tính lý thuyết, vừa có ý nghĩa thực tiễn. Đáng chú ý là các hệ số sau:


- Hệ số bão hòa vôi (Công thức của V.A. Kind có ký hiệu là KH; công thức của Lea và Parker có ký hiệu là LSF)


- Mô đun silicat (ký hiệu là n hoặc MS – trong tài liệu này sử dụng ký hiệu là n)


- Mô đun aluminat (ký hiệu là p hoặc MA – trong tài liệu này sử dụng ký hiệu là p).

1. Biểu diễn quan hệ giữa các ôxit bằng các hệ số


a) Hệ số bão hoà vôi: 

         
Theo công thức của V.A. Kind, hệ số bão hòa vôi (KH) là tỷ lệ của lượng CaO còn lại trong clanhke sau khi đã liên kết đủ với Al2O3 , Fe2O3 và SO3 so với lượng CaO cần thiết đủ liên kết với tất cả lượng SiO2 để tạo thành khoáng C3S: 
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Theo công thức của Lea và Parker thì hệ số bão hòa vôi (LSF) là tỷ lệ giữa hàm lượng CaO có trong clanhke so với lượng CaO cần thiết đủ để liên kết với SiO2 để tạo thành C3S, với Al2O3 và Fe2O3 để tạo thành C3A và C4AF:
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Khi hệ số bão hoà vôi càng lớn thì khả năng tạo thành C3S càng nhiều.

Đối với các loại xi măng poóc lăng thông thường thì KH luôn nhỏ hơn 1 (từ 0,86 ( 0,95) và LSF luôn nhỏ hơn 100 (từ 85 ( 100) [4, 5].
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b) Mô đun Silicat (n): đặc trưng cho tỷ lệ giữa pha rắn (các khoáng silicat) và pha lỏng nóng chảy (các khoáng aluminat và alumo ferit) có trong clanhke ở nhiệt độ cao, được biểu thị bằng công thức:

 
Khi n càng cao thì pha lỏng nóng chảy càng ít, clanhke càng khó kết luyện. 

Đối với xi măng poóclăng thông dụng:             1,8 < n  < 3 
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c) Mô đun Aluminat (p): đặc trưng cho độ nhớt của pha lỏng nóng chảy của clanhke, được biểu thị bằng công thức: 

Khi p càng cao thì pha lỏng nóng chảy có độ nhớt càng lớn, phản ứng tạo khoáng C3S càng khó v.v..

Đối với xi măng poóc lăng thông dụng:
    1,0 <  p  <  2,5 


Để sản xuất xi măng poóc lăng theo công nghệ lò quay phương pháp khô, các thông số chế tạo clanhke có hoạt tính cường độ PC50 (theo TCVN 4240:2002) theo tổng kết của tài liệu và kinh nghiệm thực tế có thể lựa chọn như sau:

KH =  0,90 - 0,95;

n = 2,2 - 2,5;
p = 1,0 - 1,6

và khống chế tổng hàm lượng chất chảy ở 1400 0C (L1400oC) trong giới hạn 25 đến 27%.

              ở đây: L1400 oC   =  2,95 . %Al2O3  +  2,2 . %Fe2O3  +  %MgO  +  %Na2O  +  %K2O

2. Biểu diễn quan hệ giữa thành phần khoáng và các hệ số

a) Tính các hệ số chế tạo khi muốn khống chế thành phần khoáng chọn trước :

KH  =  (C3S + 0,885 . C2S) / (C3S + 1,33. C2S)

    n  =  (C3S + 1,33 . C2S) / (1,434. C3A + 2,046. C4AF) 

    p  =  (1,15. C3A  /  C4AF)  +  0,64 

b) Tính kiểm tra thành phần khoáng từ các hệ số chế tạo và các ôxit sau khi đã phân tích biết thành phần hoá học của clanhke (công thức của Kind):

C3S  = 3,8.(3KH - 2).S  ;
   C2S  =  8,6.(1 -  KH).S

C3A = 2,65 .(A - 0,64.F);
C4AF  = 3,043.F

3. Hình dáng cấu trúc của các khoáng clanhke:
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chương ii: nguyên, nhiên liệu và tính phối liệu để sản xuất clanhke xi măng poóc lăng

Như đã nêu ở chương I, để sản xuất xi măng cần phải nung clanhke từ phối liệu (hỗn hợp nguyên liệu) có thành phần hoá học yêu cầu, sau đó nghiền mịn nó cùng với thạch cao và một vài loại phụ gia khác nhau. Vì vậy, trong quá trình sản xuất cần phải lựa chọn nguồn nguyên, nhiên liệu sao cho có thể chế tạo được phối liệu có đủ 4 ôxit chính là CaO, SiO2 , Al2O3 , Fe2O3 (thoả mãn các hệ số chế tạo KH, n và p) và hạn chế đến mức thấp nhất các tạp chất có hại như MgO, K2O, Na2O và lưu huỳnh.

Hai nguyên liệu chính thường được sử dụng để sản xuất clanhke xi măng là đá vôi và sét. Đá vôi là nguồn cung cấp CaO và sét là nguồn cung cấp SiO2, Al2O3 và Fe2O3. Tuy nhiên để đảm bảo đủ các ôxit theo tỷ lệ yêu cầu nhằm thoả mãn các hệ số chế tạo KH, n, p  thì khó tìm được loại đá vôi và sét có đủ thành phần như ý muốn. Vì vậy trong sản xuất thường phải sử dụng thêm phụ gia quặng sắt, laterit hoặc xỉ pyrit để bổ sung Fe2O3, đất giàu silíc hoặc cát mịn để bổ sung SiO2, bôxit để bổ sung Al2O3. 

Các loại nguyên liệu, phụ gia và nhiên liệu thường được sử dụng để sản xuất clanhke như sau :
I.
Nguyên liệu 

1. Đá vôi

 Theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6072:1996, đá vôi dùng làm nguyên liệu để sản xuất xi măng poóc lăng phải thoả mãn yêu cầu về hàm lượng của các chất là : CaCO3 ( 85%; MgCO3 ( 5%; K2O + Na2O ( 1%.

Thông thường, các nhà máy xi măng ở nước ta đều sử dụng đá vôi có hàm lượng CaCO3 = 90 ( 98% (CaO = 50 ( 55%), MgO < 3% và ô xit kiềm không đáng kể.
Ngoài đá vôi ra, ở một số nơi hiếm đá vôi có thể sử dụng đá vôi san hô hoặc vỏ sò nhưng phải khai thác và để lâu ngày cho mưa rửa trôi hết muối NaCl. Đá phấn có chứa CaCO3 98 ( 99%, có cấu trúc tơi xốp có thể thay cho đá vôi và là nguyên liệu thích hợp để sản xuất xi măng trắng. 

2. Nguyên liệu Sét

 Theo TCVN 6071:1996, hỗn hợp sét dùng làm nguyên liệu để sản xuất xi măng poóc lăng phải có hàm lượng các ôxit trong khoảng sau :



 SiO2 = 55 ( 70%, Al2O3 = 10 ( 24%, K2O + Na2O ( 3%.

Các nhà máy xi măng ở nước ta hầu hết đều sử dụng sét đồi có hàm lượng 

    SiO2=58 ( 66%, Al2O3 = 14 ( 20%, Fe2O3= 5 ( 10 %, K2O+Na2O = 2 ( 2,5%.

 
Ngoài sét đồi, ở một số nơi có thể dùng sét ruộng hoặc sét phù sa. Những loại sét này thường có hàm lượng SiO2 thấp hơn, Al2O3 và kiềm cao hơn, nên phải có nguồn phụ gia cao silic để bổ sung SiO2. Việc này trở nên khó hơn khi cần sản xuất xi măng yêu cầu hàm lượng kiềm thấp.

3. Phụ gia điều chỉnh:

a). Phụ gia giàu silic:  Để điều chỉnh mô đun silicat (n = S / A + F) trong trường hợp nguồn sét của nhà máy có hàm lượng SiO2 thấp, có thể sử dụng các loại phụ gia cao silic. Các phụ gia thường sử dụng là các loại đất hoặc đá cao silíc có hàm lượng SiO2  > 80%. Ngoài ra, ở những nơi không có nguồn đất cao silic có thể sử dụng cát mịn nhưng khả năng nghiền mịn sẽ khó hơn và SiO2 trong cát nằm ở dạng quăczit khó phản ứng hơn nên cần phải sử dụng kèm theo phụ gia khoáng hoá để giảm nhiệt độ nung clanhke.

b). Phụ gia giàu sắt:  Để điều chỉnh mô đun aluminat (p = A / F) nhằm bổ sung hàm lượng Fe2O3 cho phối liệu, vì hầu hết các loại sét đều không có đủ lượng Fe2O3 theo yêu cầu. Các loại phụ gia cao sắt thường được sử dụng ở nước ta là: Xỉ pirit Lâm Thao (phế thải của công nghiệp sản xuất H2SO4 từ quặng pyrit sắt) chứa Fe2O3: 55 ( 68%, quặng sắt (ở Thái Nguyên, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Lạng Sơn) chứa Fe2O3: 65 ( 85%  hoặc quặng Laterit (ở các tỉnh miền Trung, miền Nam) chứa Fe2O3:  35 ( 50%.

c). Phụ gia giàu nhôm: Cũng dùng để điều chỉnh mô đun aluminat (p) nhằm bổ sung hàm lượng Al2O3 cho phối liệu trong trường hợp nguồn sét của nhà máy quá ít nhôm. Nguồn phụ gia cao nhôm thường là quặng bôxit (ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Lâm Đồng) có chứa Al2O3: 44 ( 58%. Cũng có thể sử dụng cao lanh hoặc tro xỉ nhiệt điện làm phụ gia bổ sung nhôm, nhưng tỷ lệ dùng khá cao và hiệu quả kinh tế thấp hơn do phải vận chuyển khối lượng lớn đi xa.

4. Phụ gia khoáng hoá

Để giảm nhiệt độ nung clanhke nhằm tiết kiệm nhiên liệu và tăng khả năng tạo khoáng, tăng độ hoạt tính của các khoáng clanhke, có thể sử dụng thêm một số loại phụ gia khoáng hoá như quặng fluorit, còn gọi là huỳnh thạch (chứa CaF2), quặng phosphorit (chứa P2O5), quặng barit (chứa BaSO4), thạch cao (chứa CaSO4). Các loại phụ gia này có thể dùng riêng một loại hoặc dùng phối hợp với nhau ở dạng phụ gia hỗn hợp, khi đó tác dụng khoáng hoá sẽ tốt hơn, tỷ lệ mỗi loại phụ gia sẽ ít hơn. Tuy vậy, trong sản xuất nếu càng sử dụng nhiều loại nguyên liệu và phụ gia thì công nghệ pha trộn phối liệu càng phức tạp, tốn nhiều thiết bị cân trộn hơn và khả năng đồng nhất kém hơn, việc khống chế phối liệu cho chính xác cũng khó hơn. 


Mặt khác khi sử dụng phụ gia khoáng hóa cần lưu ý đến các điều kiện kỹ thuật, môi trường và đặc biệt là hiệu quả kinh tế so với giải pháp chỉ sử dụng than có chất lượng tốt.

II. Nhiên liệu

Để cung cấp nhiệt cho quá trình phân huỷ đá vôi, sét, phụ gia thành các ôxit và tạo ra điều kiện nhiệt độ cao để xảy ra phản ứng giữa các ôxit với nhau tạo thành các khoáng của clanhke, cần phải đốt nhiên liệu để nung nóng phối liệu đến nhiệt độ 1450 (1500oC. Chất lượng nhiên liệu ảnh hưởng quyết định đến quá trình nung, vì vậy cần phải chọn loại nhiên liệu phù hợp với điều kiện thiết bị công nghệ của từng nhà máy cụ thể. 

Nhiên liệu tốt nhất là khí thiên nhiên (chứa chủ yếu là khí mêtal - CH4) vì dễ cháy, thiết bị đốt đơn giản, nhiệt lượng cao và không có tro. Nhiên liệu tốt thứ 2 là nhiên liệu lỏng (thường dùng dầu FO) cũng có nhiệt lượng cao (hơn 9000 kcal/kg) và không có tro, dễ cháy, nhưng thiết bị đốt phức tạp hơn và phải có bộ phận hâm sấy. Loại nhiên liệu thứ ba không có các ưu điểm như hai loại trên nhưng lại được dùng phổ biến nhất là nhiên liệu rắn (thường dùng than antraxit có chứa 75 ( 85% cacbon, có nhiệt lượng từ 6000 ( 7000 kcal/kg). Sau khi than cháy để lại khoảng 15 ( 25% tro, có thành phần hoá học gần giống thành phần của sét đã nung (SiO2 = 58 ( 68%, Al2O3 = 23 ( 28%, Fe2O3 = 3 ( 8 % và một ít tạp chất khác). 

Sử dụng than làm nhiên liệu phức tạp hơn dầu hoặc khí vì than phải được nghiền thật mịn và được phun vào lò (đối với lò quay) hoặc nghiền cùng với phối liệu (đối với lò đứng). Mặt khác, lượng tro than còn lại sau khi cháy cũng tham gia vào phản ứng tạo khoáng clanhke nên khi tính toán phối liệu phải coi nó như 1 cấu tử nguyên liệu và cần khống chế đúng tỷ lệ yêu cầu trong quá trình sản xuất.

Đối với công nghệ sản xuất xi măng bằng lò quay phương pháp khô, cần sử dụng loại than có hàm lượng tro ít, nhiệt lượng cao và hàm lượng lưu huỳnh (tạo ra SO3 độc hại) càng thấp càng tốt. Hiện nay hầu hết các nhà máy đều quy định chỉ sử dụng than cám có chất lượng tốt, ví dụ nên dùng than cám Hòn Gai có mức chất lượng từ 3C- HG trở lên (có trị số tỏa nhiệt toàn phần khô Qk > 6500 kcal/kg, hàm lượng tro Ak < 20%, chất bốc khô trung bình Vk 6 - 8%, hàm lượng lưu huỳnh Sk < 0,8%).
III. Tính phối liệu để sản xuất clanhke

Muốn chế tạo được phối liệu có thành phần hóa học yêu cầu, trước hết người cán bộ kỹ thuật phải tính xem cần phải phối trộn các loại nguyên liệu, phụ gia với nhau theo tỉ lệ như thế nào. Sau đó trong quá trình nghiền phối liệu phải khống chế phối trộn theo tỉ lệ phối liệu đó và điều chỉnh sao cho sản xuất được phối liệu có thành phần như tính toán. Dưới đây trình bày cách tính phối liệu theo phương pháp giải hệ phương trình:

Trình tự tính toán phối liệu (bài toán 4 cấu tử có tro than) như sau:

Bước 1: Tập hợp số liệu phân tích hoá học toàn phần của các nguyên liệu, phụ gia sẽ đưa vào sản xuất là đá vôi, đất sét, phụ gia cao silic (đá silic, đất cao silic hoặc cát mịn), phụ gia cao sắt (quặng sắt hoặc xỉ pyrit), chất lượng của than và thành phần hoá học của tro than. Lập bảng thành phần hoá học của nguyên liệu sống. Ví dụ cụ thể như sau:

Bảng 1: Thành phần hoá học của nguyên liệu sống 

	Tên nguyên liệu
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	CaO
	MgO
	R2O
	MKN

	Đá vôi
	0,55
	0,03
	0,21
	53,54
	0,80
	0,00
	43,58

	Đất sét
	61,50
	18,28
	7,56
	1,53
	1,21
	1,10
	8,65

	Quặng sắt
	12,56
	3,42
	61,25
	1,24
	1,20
	0,97
	10,65

	Cát mịn
	88,36
	1,25
	0,56
	0,24
	0,36
	0,19
	2,50

	Tro than
	60,58
	26,81
	7,86
	2,51
	0,84
	0,00
	0,00


Chất lượng than : Độ tro, A = 17,5% ; Chất bốc, V = 6,5% ; Nhiệt trị Qd = 6232 kcal/kg.

Bước 2: Tính chuyển thành phần hoá học của các nguyên liệu sống về thành phần hoá học của các nguyên liệu sau khi đã nung như sau :

Với mỗi nguyên liệu, tính hệ số chuyển đổi KCH  = 100/(100 - MKN).

Lấy KCH nhân với hàm lượng của các ôxyt ở bảng 1, điền vào vị trí tương ứng ở bảng 2

Bảng 2 : Thành phần hoá học của nguyên liệu đã nung 
	Tên nguyên liệu
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	CaO
	MgO
	R2O
	KCH

	Đá vôi
	0,97
	0,05
	0,37
	94,90
	1,42
	0,00
	1,772

	Đất sét
	67,32
	20,01
	8,28
	1,67
	1,32
	1,20
	1,095

	Quặng sắt
	14,06
	3,83
	68,55
	1,39
	1,34
	1,09
	1,119

	Cát mịn
	90,63
	1,28
	0,57
	0,25
	0,37
	0,19
	1,026

	Tro than
	60,58
	26,81
	7,86
	2,51
	0,84
	0,00
	1,000


Bước 3: Chọn các hệ số chế tạo clanhke: KH, n, p và nhiệt năng tiêu tốn riêng Qr , tính bằng kcal/1 kg clanhke. 

Ví dụ chọn: KH = 0,93; n = 2,5; p = 1,2; Qr = 850 kcal/kg CLK .

Bước 4: Tính lượng than cần thiết để nung 100 kg clanhke và lượng tro than tham gia vào thành phần của clanhke.

Gọi lượng than cần thiết để nung 100 kg clanhke là T và hàm lượng tro than tham gia vào clanhke là q. 

Ta có : T = 100 . Qr /Qd ( kg ) và  q = T . A/100 (%) (A là độ tro của than)

Thay số, ta có : T = 100 x 850/6232 = 13,64 kg than/100 kg CLK và q = 2,39 %.

Bước 5 : Tính các hệ số của hệ  4 phương trình 4 ẩn:



a1x  +  b1y  +  c1z  +  d1t  =  E1             (1)



a2x  +  b2y  +  c2z  +  d2t  =  E2             (2)



a3x  +  b3y  +  c3z  +  d3t  =  E3             (3)



   x  +     y  +      z  +     t  =  100  -  q   (4)

ở đây:   x là % đá vôi đã nung (cấu tử 1),

    y là % đất sét đã nung (cấu tử 2),

    z là % quặng sắt đã nung (cấu tử 3),

    t là % cát mịn đã nung (cấu tử 4),

    q là % tro than (cấu tử 5) tương ứng trong 100% clanhke.



Công thức tính các hệ số của 3 phương trình trên như sau:


Các hệ số của phương trình (1) :




a1  =  2,8.KH.S1 + 1,65.A1  + 0,35.F1  -  C1



b1  =  2,8.KH.S2 + 1,65.A2  + 0,35.F2  -  C2



c1  =  2,8.KH.S3 + 1,65.A3  + 0,35.F3  -  C3



d1  =  2,8.KH.S4 + 1,65.A4  + 0,35.F4  -  C4



E1  =  q(C5 - 2,8.KH. S5 - 1,65.A5 - 0,35.F5)  

	
Các hệ số của phương trình (2) :




a2  =  A1  -  p.F1 




b2  =  A2  -  p.F2 




c2  =  A3  -  p.F3 




d2  =  A4  -  p.F4 




E2  = q( pF5 - A5)
	Các hệ số của phương trình (3) :


a3  =  S1   -  n(A1  +  F1)


b3  =  S2   -  n.(A2  +  F2)


c3  =  S3   -   n(A3  +  F3)


d3  =  S4   -  n(A4  +  F4)


E3  =  q [n(A5  +  F5) -  S5] 


ở đây : 

 S1, A1, F1 và C1 là % của các ôxyt trong đá vôi đã nung (cấu tử 1)

 S2, A2, F2 và C2 là % của các ôxyt trong đất sét đã nung (cấu tử 2)

 S3, A3, F3 và C3 là % của các ôxyt trong quặng sắt đã nung (cấu tử 3)

 S4, A4, F4 và C4 là % của các ôxyt trong cát mịn đã nung (cấu tử 4)

 S5, A5, F5 và C5 là % của các ôxyt trong tro than (cấu tử 5) 



Các số liệu này được lấy trong bảng 2.


Trong ví dụ này, thay số vào ta có:

	a1  =  -  92,14

b1   =   209,55

c1  =     65,53

d1  =   238,06

E1  = - 482,69
	a2  =   -  0,09

b2   =    - 3,39

c2  =  - 166,89

d2  =      85,98

E2  =     62,29
	 a3  =   -     0,39

 b3   =        10,08

 c3  =   -    78,43

 d3  =          0,59

 E3  =     -  41,48


Bước 6: Giải hệ  4 phương trình 4 ẩn số


Thay các hệ số này vào hệ 4 phương trình 4 ẩn số và giải hệ phương trình, tìm được các giá trị x, y, z, t là hàm lượng % của các cấu tử nguyên liệu đã nung tương ứng (q là % tro than trong clanhke đã tính được ở bước 4).

Trong ví dụ này, ta có hệ phương trình:

- 92,14x +   209,55y  +    65,53z  +  238,06t   =  - 482,69 (1)


 - 0,09x   -       3,39y   -  166,89z  +    85,98t   =      62,29 (2)


 - 0,39x   -     10,08y   -    78,43z  +      0,59t   =    - 41,48 (3)

                       x  +             y  +             z  +             t   =      97,61 (4)

Giải hệ phương trình này theo các bước như sau:

Chia 2 vế  pt (1),(2),(3) cho hệ số của x ta có hệ pt mới :

            x  -    2,27y  -        0,71z  -     2,58 t   =         5,24    (1)


            x  + 38,29y  + 1883,17z  -  970,25 t   =  - 702,83    (2)


            x  -    25,6y  +     199,3z  -      1,51 t   =     105,42   (3)

                        x  +          y  +             z  +              t   =       97,61   (4)

Lấy các pt (1),(2),(3) trừ 2 vế cho pt(4) ta có hệ pt mới

                   - 3,27 y  -       1,71 z  -       3,58  t   =   - 92,37    (1)


                   37,29 y  + 1882,17 z  -  971,25  t   =  - 800,44    (2)


                 - 26,62 y  +   198,33 z  -       2,51 t   =         7,80   (3)

                     x  +            y  +               z  +              t   =        97,61   (4)

Chia 2 vế pt (1),(2),(3) cho hệ số của y ta có hệ pt mới:

                   y  +      0,52 z  +    1,09  t   =      28,21    (1)


                               y  +   50,47 z   -  26,04  t   =    - 21,46    (2)


                               y  -      7,45 z  +    0,09  t   =   -    0,29    (3)

                                  x  +  y  +             z  +             t   =      97,61    (4)

Lấy các pt (1),(2) trừ 2 vế cho pt(3) ta có hệ pt mới

                             7,97 z  +     1,00  t   =       28,51    (1)


                                       57,92 z  -   26,14  t   =    -  21,17    (2)


                               y  -      7,45 z  +    0,09  t   =   -    0,29    (3)

                                  x  +  y  +             z  +             t   =      97,61    (4)

Chia 2 vế phương trình(1) và(2) cho hệ số của z ta có hệ mới

                                      z  +    0,125  t   =      3,575    (1)


                                                  z  -   0,451  t   =   -  0,366    (2)


                               y  -      7,45 z  +    0,09  t   =   -    0,29    (3)

                                  x  +  y  +             z  +             t   =      97,61    (4)

Lấy (1) trừ (2) ta có hệ mới :

                                                  0,58 t   =      3,94      (1)


                                                  z  -   0,451  t   =   -  0,366    (2)


                               y  -      7,45 z  +    0,09  t   =   -    0,29    (3)

                                  x  +  y  +             z  +             t   =      97,61    (4)

Vậy nghiệm của hệ là:



t = 6,83% ; z = 2,72% ; y = 19,31% ; x = 68,75% và q = 2,39%.


Bước 7 : Tính kiểm tra thành phần hoá học của clanhke:


Từ kết quả giải hệ phương trình, ta tìm được % các nguyên liệu đã nung trong clanhke. Căn cứ số liệu ở bảng 2, tính kiểm tra thành phần hoá của clanhke bằng cách lấy giá trị của x, y, z, t, q nhân với số liệu ở bảng 2 và chia cho 100 rồi điền kết quả vào cột và dòng tương ứng ở bảng 3. Hàm lượng chất khác (là những chất không phân tích) tính bằng hàm lượng % của cấu tử trừ đi tổng hàm lượng các ôxyt có trong bảng.

Bảng 3 : Tính thành phần hoá học của clanhke 
	Tên nguyên liệu
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	CaO
	MgO
	R2O
	Khác

	Đá vôi    (68,75%)
	0,67
	0,04
	0,26
	65,24
	0,97
	0,00
	1,57

	Đất sét   (19,31%)
	13,00
	3,86
	1,60
	0,32
	0,26
	0,23
	0,04

	Quặng sắt (2,72%)
	0,38
	0,10
	1,86
	0,04
	0,04
	0,03
	0,26

	Cát mịn    (6,83%)
	6,19
	0,09
	0,04
	0,02
	0,03
	0,01
	0,46

	Tro than   (2,09%)
	1,45
	0,64
	0,19
	0,06
	0,02
	0,00
	0,03

	Clanhke   (100%)
	21,69
	4,73
	3,94
	65,68
	1,31
	0,28
	2,36



Bước 8: Tính kiểm tra các hệ số chế tạo và thành phần khoáng của clanhke: Bằng các công thức đã giới thiệu ở chương I và thành phần hoá của clanhke ở bảng 3, ta có thể tính kiểm tra các hệ số chế tạo của clanhke. Nếu các giá trị tính kiểm tra không giống như số liệu đã chọn ở bước 3 thì chứng tỏ trong khi tính có sự nhầm lẫn, cần kiểm tra thật kỹ từng phép tính. Nếu kết quả trùng nhau, chứng tỏ đã tính đúng và khi đó ta kiểm tra thành phần khoáng của clanhke (để biết và dự đoán chất lượng, tính dễ nung của phối liệu.v.v...)

Từ số liệu ở bảng 3, tính kiểm tra các hệ số chế tạo, ta được:


KH = 0,92;  n  = 2,5;  p  = 1,2

Và thành phần khoáng clanhke:

C3S = 65,12 %;  C2S  = 13,06 %; C3A = 5,85 %; C4AF = 12,00 %.

Ngoài ra, để đánh giá khả năng kết khối của clanhke, ta cần tính thêm chỉ tiêu hàm lượng pha lỏng của clanhke ở nhiệt độ 1400 oC theo công thức:

L1400  = 2,95. Al2O3 + 2,2. Fe2O3  + MgO + R2O  (%)


Trong ví dụ này, L1400 = 24,23 %.


Bước 9: Tính tiêu hao nguyên liệu sống và tỷ lệ phối liệu


Từ tỷ lệ % các nguyên liệu đã nung tính được ở bước 6, tính tiêu hao nguyên, nhiên liệu sống để nung được 100 kg clanhke bằng cách lấy tỷ lệ % của mỗi nguyên liệu đã nung (x, y, z, t  đã tính được ở bước 6)  nhân với hệ số chuyển đổi KCH tương ứng ở bảng 2. Lượng than tiêu hao để nung được 100 kg clanhke chính là T (kg/kgCLK) đã tính được ở bước 4.

Trong ví dụ này, tiêu hao nguyên liệu sống cho 100 kg clanhke như sau: 

Bảng 4
	Tên nguyên liệu
	% đã nung
	KCH
	Lượng tiêu hao,

kg/100kg CL
	Tỷ lệ % phối liệu sống

	 Đá vôi
	68,75
	1,772
	121,85
	79,62

	 Đất sét
	19,31
	1,095
	21,14
	13,81

	 Quặng sắt
	2,72
	1,119
	3,04
	1,99

	 Cát mịn
	6,83
	1,026
	7,01
	4,58

	 Than
	2,39
	
	13,64
	-

	 Tổng cộng
	100
	
	174,33
	100


Lưu ý : Tỷ lệ % phối liệu là tính cho nguyên liệu khô, khi đưa ra sản xuất phải quy về nguyên liệu ẩm căn cứ theo độ ẩm thực tế của nguyên liệu trong từng ca sản xuất .
 

Đối với các nhà máy xi măng hiện đại, tự động hoá cao (có hệ thống QCX nối online) thì việc tính phối liệu đã được các nhà lập trình cài đặt sẵn, người CBKT chỉ cần chọn các hệ số chế tạo, lấy mẫu nguyên liệu đầu vào, gia công và nạp vào máy phân tích X-ray. Máy sẽ tự động phân tích thành phần của nguyên liệu hiện thời, so sánh với thành phần nguyên liệu trước đó, tính toán lại phối liệu và thay đổi tỷ lệ phối liệu (năng suất cấp từng loại nguyên liệu vào máy nghiền) nhằm duy trì ổn định các hệ số chế tạo KH, n và p (đồng nghĩa với LSF, MS và MA). Tuy nhiên, mẫu nguyên liệu đưa vào máy phân tích chỉ là những mẫu thời điểm cách nhau 30 phút hoặc 1 giờ (tuỳ theo quy định lấy mẫu của mỗi nhà máy) nên không phản ánh đúng hoàn toàn tính đại diện của nguyên liệu đang sử dụng; đồng thời phương pháp phân tích X-ray là phương pháp định tính, tuy rất nhanh nhưng cũng thiếu chính xác. Vì vậy, người CBKT vẫn phải theo dõi thường xuyên biến động về chất lượng của nguyên, nhiên liệu, bột phối liệu và clanhke, kết hợp với những kinh nghiệm tích luỹ được trong tính toán, điều chỉnh phối liệu để hiệu chỉnh tỷ lệ phối liệu (thông qua việc tính kiểm tra và lựa chọn các hệ số chế tạo) để sản xuất được clanhke có thành phần hoá yêu cầu (được xác định theo phương pháp trọng tài quy định tại TCVN 141:1998).


Ghi chú : Trong điều kiện hiện nay, việc tính toán phối liệu đã thuận tiện hơn rất nhiều nhờ sử dụng máy vi tính. Cách tính cơ bản như hướng dẫn ở mục III đã được lập chương trình bằng ngôn ngữ TURBO PASCAL và có thể tính chọn lọc từng phối liệu hoặc tính hàng loạt các phương án để lựa chọn. Bạn đọc muốn sử dụng hoặc tìm hiểu thêm có thể liên hệ với Trung tâm Xi măng và Bê tông - Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng.

chương iII: nung clanhke xi măng poóc lăng 

I. Quá trình hóa lý xảy ra khi nung clanhke 

Để thu được clanhke xi măng có thành phần khoáng mong muốn, cần phải chế tạo bột phối liệu có đủ thành phần hóa học yêu cầu như đã nêu ở chương I và chương II. Phối liệu từ khi vào lò tới khi ra lò (trải qua quá trình tăng nhiệt độ từ nhiệt độ bình thường tới khi đạt nhiệt độ kết khối, rồi sau đó nguội dần tới nhiệt độ bình thường) có nhiều biến đổi hóa lý phức tạp qua nhiều giai đoạn. Có thể chia các giai đoạn phản ứng một cách tương đối như sau: 

1. Giai đoạn nung nóng và sấy khô phối liệu


Khi nhiệt độ của phối liệu được nâng dần từ nhiệt bình thường tới khoảng 250 - 3000C là quá trình khử nước lý học, nung nóng phối liệu và lúc này có thể xảy ra một vài loại phản ứng hóa học nhưng không ảnh hưởng lớn tới quá trình tạo khoáng clanhke sau này.


Trong công nghệ sản xuất clanhke bằng lò quay phương pháp khô có hệ thống tháp trao đổi nhiệt cyclon, giai đoạn này xảy ra ở cyclon cấp I, tại đó bột phối liệu được trộn lẫn với dòng khí nóng có nhiệt độ 450 – 5000C từ dưới đi lên và truyền nhiệt cho bột phối liệu. Sau đó bột phối liệu nóng được tách ra khỏi dòng khí (nhờ lực ly tâm) và chảy xuống cyclon cấp II.

2. Giai đoạn phân hủy các khoáng sét


Khi nhiệt độ tăng dần, các loại khoáng sét như caolinit, montmorilonit, ilit, v.v..., trong đó chủ yếu là caolinit (Al2O3.2SiO2.2H2O) sẽ bị phân hủy. Nhiệt độ khử nước của caolinit chủ yếu phụ thuộc vào cấu trúc tự nhiên của nó: caolinit cấu trúc phân tán mịn dễ dàng khử nước ở 300 - 4200C, loại caolinit tinh thể thô phải nâng cao nhiệt độ tới 475 - 5050C. Nhưng sản phẩm phân hủy của khoáng này và bản chất của chúng như thế nào thì các nhà nghiên cứu còn có những ý kiến khác nhau.


PGS. TS. Bùi Văn Chén sau khi phân tích những kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả,  đã nêu sơ đồ phân hủy khoáng caolinit có thể chấp nhận được như sau [10], tức là khi nhiệt độ lên đến 500 - 600 0C thì caolinit không còn nước kết tinh, chuyển sang meta caolinit, nếu tăng thêm nhiệt độ thì một phần phân hủy thành dạng vô định hình Al2O3 và SiO2 có hoạt tính:

	
	500-600 0C
	
	900 0C
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Trong công nghệ sản xuất clanhke bằng lò quay phương pháp khô, giai đoạn này xảy ra ở cyclon cấp II và cấp III, tại đó bột phối liệu được trộn lẫn với dòng khí nóng có nhiệt độ 500 – 9000C từ dưới đi lên và truyền nhiệt cho bột liệu. Quá trình này tương tự như ở cyclon cấp I, bột liệu được nâng nhiệt dần và xảy ra các phản ứng phân huỷ khoáng sét và một phần khoáng cacbonat, được tách ra khỏi dòng khí (nhờ lực ly tâm) và chảy xuống cyclon cấp IV hoặc vào thiết bị tiền nung (precalciner).

3. Giai đoạn phân hủy cacbonat


Khi nung phối liệu xi măng, đá vôi (thành phần khoáng là canxi cacbonat CaCO3) bị phân hủy nhiệt theo phản ứng:

	CaCO3
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Đây là phản ứng dị thể thuận nghịch, nếu khống chế tốt các điều kiện, phản ứng có thể xảy ra hoàn toàn.


Theo lý thuyết, CaCO3 bắt đầu phân hủy ở 6000C, mạnh nhất ở 9000C. Trong thực tế nhiệt độ bắt đầu phân hủy CaCO3 trên 6000C nhưng rất chậm, phân hủy mạnh ở 750 - 9000C và mãnh liệt trên 9000C.


Phản ứng phân hủy cacbonat bắt đầu xảy ra ở những trung tâm thế năng, đó là những vị trí có khuyết tật cấu trúc ở trên cạnh, trên mặt và các góc tạo nên bề mặt khoáng cacbonat.


Một số yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phân giải của CaCO3 là:  

+ Nhiệt độ tăng cao, tốc độ phản ứng nhanh.

+ Giảm áp lực riêng phần CO2 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phân hủy CaCO3.

+ Khoáng canxit kết tinh thô, hạt to, thì tốc độ phân giải chậm và ngược lại.


Trong các lò quay phương pháp khô không có thiết bị precalciner, quá trình này thường xảy ra ở cyclon cấp IV và cấp V, trước khi bột liệu được đưa vào lò quay. Tuy nhiên, do trong bột liệu chứa chủ yếu là cacbonat (CaCO3) nên giai đoạn phân huỷ cacbonat là giai đoạn chậm nhất. Do đó, sau khi ra khỏi hệ thống tháp trao đổi nhiệt, lượng cacbonat bị phân huỷ thường chỉ mới đạt 40 – 50%. Quá trình này tiếp tục xảy ra trong lò quay với tốc độ chậm hơn vì khi đó bột liệu không còn trộn lẫn với dòng khí nóng ở trạng thái lơ lửng như trong hệ thống cyclon, điều này dẫn đến phải kéo dài thân lò.


Để tăng hiệu suất phân huỷ cacbonat ở trạng thái lơ lửng nhằm tăng năng suất và rút ngắn chiều dài thân lò, người ta đã chế tạo ra thiết bị precalciner. Trong thiết bị precanciner, nhiệt độ được nâng lên 1000 – 1100oC nhờ hệ thống vòi đốt với khoảng 50 – 60% nhiên liệu nung clanhke và ở đó quá trình phân huỷ cacbonat xảy ra hoàn toàn.

4. Giai đoạn phản ứng ở pha rắn

Trong quá trình sét, đá vôi phân hủy, các oxit mới sinh lập tức phản ứng với nhau hình thành khoáng clanhke. 

Trước hết là sự hình thành canxi aluminat (CA) ở nhiệt độ khoảng 7000C, sau đó CA kết hợp với CaO ở 900 - 10000C để chuyển thành C5A3 và cuối cùng tạo thành C3A ở 12000C.

Sự tạo thành ferit có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng đa số cho rằng ở khoảng nhiệt độ trên 700 0C đã có phản ứng giữa CaO và Fe2O3 tạo thành C2F, sau đó kết hợp thêm CaO và Al2O3 hình thành C4AF. Nhiều công trình nghiên cứu cho rằng các khoáng ferit tạo thành một dãy dung dịch rắn C6A2F - C4AF - C6AF2, mà công thức khoáng đại diện của nó là C4AF (tetracanxi alumo ferit).

Từ trên 7000C bắt đầu phản ứng của CaO với SiO2 tạo thành dicanxi silicat (C2S). 

Quá trình trên có thể đơn giản hóa bằng các phương trình phản ứng như sau:

	3CaO + Al2O3
          =      3CaO.Al2O3

	4CaO + Al2O3 + Fe2O3       =       4CaO.Al2O3.Fe2O3

	2CaO + SiO2                       =       2CaO.SiO2


Từ nhiệt độ 10000C tới 1200 - 12500C C3A và C4AF tiếp tục được tạo thành và C2S đạt tới hàm lượng lớn nhất, trước khi C2S tham gia phản ứng với CaO của giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn phản ứng pha rắn thực tế đã bắt đầu ngay trong hệ thống trao đổi nhiệt cyclon, trong thiết bị precalciner và tiếp tục xảy ra trong lò quay.

5. Giai đoạn phản ứng tạo khoáng C3S khi xuất hiện pha lỏng


Phản ứng giữa SiO2 và CaO trước hết tạo thành C2S rồi sau đó kết hợp tiếp với CaO mới sinh để chuyển thành C3S, là một khoáng clanhke chính tạo cho đá xi măng có cường độ ban đầu cao và phát triển cường độ nhanh. 


Điều kiện để phản ứng C2S kết hợp với CaO thành C3S là sự xuất hiện của pha lỏng:


Sự xuất hiện pha lỏng (nhiệt độ bắt đầu nóng chảy - điểm ơtecti) xảy ra càng sớm khi trong hệ phản ứng có càng nhiều cấu tử, ví dụ:

	

 Hệ
	Điểm ¬tecti (0C)

	CaO - SiO2 - Al2O3 
	1455

	CaO - SiO2 - Al2O3 - Fe2O3 
	1335

	CaO - SiO2 - Al2O3 - Fe2O3 - Na2O
	1315

	CaO - SiO2 - Al2O3 - Fe2O3 - Na2O - MgO
	1300



Một số nhà nghiên cứu cho rằng các khoáng Ferit cùng với các khoáng Canxi aluminat bị nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ 1250OC. Có ý kiến cho rằng: với giới hạn hàm lượng các ôxit của clanhke xi măng poóc lăng trong hệ CaO - SiO2 - Al2O3 - Fe2O3 - MgO, nhiệt độ nóng chảy không nhỏ hơn 13000C. Nếu có tạp chất kiềm và các tạp chất khác thì pha lỏng có thể sẽ xuất hiện sớm nhất ở 12800C.


Khi pha lỏng xuất hiện thì C2S, CaO bắt đầu hòa tan vào pha lỏng và kết hợp với nhau thành C3S theo phản ứng sau:

	
	(1250 ( 1450(C) pha lỏng
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Lượng pha lỏng và độ nhớt của pha lỏng ảnh hưởng rất lớn đến sự tạo thành C3S. Các cation có tác dụng làm giảm độ nhớt của pha lỏng được sắp xếp theo thứ tự:



        K+ < Na+ < Ba2+ < Sr2+ < Ca2+ < Mg2+ < Fe2+ < Mn2+
Như vậy, các cation Fe2+ và Mn2+ có tác dụng làm giảm độ nhớt nhiều nhất. Vì thế trong phối liệu clanhke xi măng poóc lăng nếu thiếu Fe2O3 người ta phải sử dụng phụ gia giàu sắt để điều chỉnh. Trên thực tế ở Việt Nam, nguồn nguyên liệu của tất cả các nhà máy xi măng đều thiếu Fe2O3, vì vậy phụ gia giàu sắt (quặng sắt hoặc xỉ pyrit, laterit) là phụ gia không thể thiếu trong sản xuất clanhke xi măng poóc lăng.

Trong lò quay nung clanhke xi măng, giai đoạn phản ứng pha lỏng để tạo khoáng C3S xảy ra ở nhiệt độ cao nhất (1350 – 1500oC) và tại đó được gọi là zôn nung. Quá trình này cần khoảng thời gian từ 25 – 30 phút để tất cả CaO trong bột liệu có thể liên kết hết thành C3S, vì vậy zôn nung của lò quay thường có chiều dài khoảng 20 – 30 m.

6. Giai đoạn làm nguội clanhke


Tốc độ làm nguội clanhke ảnh hưởng rất lớn tới hình thái cấu trúc của khoáng clanhke và tính chất của clanhke.

Để giữ được các khoáng clanhke đã tạo thành khi nung ở nhiệt độ kết khối thì việc làm nguội nhanh clanhke là cần thiết để hạn chế sự phân hủy các khoáng đó, đặc biệt để ngăn cản sự biến đổi thù hình của C2S từ dạng (- C2S sang dạng (- C2S.

Khi làm nguội nhanh, đồng thời với sự đông cứng đột ngột của pha thủy tinh, các tinh thể C3S sẽ kết tinh dạng hạt mịn làm tăng hoạt tính của chúng khi thủy hóa.

Khi làm nguội nhanh, clanhke dễ nghiền hơn do có ứng suất nội lớn.

Giai đoạn làm nguội clanhke xảy ra ngay ở cuối zôn nung chuyển sang zôn làm nguội, khi đó nhiệt độ của clanhke giảm nhanh từ 1450oC xuống 1100 – 1200oC và được đưa ra khỏi lò quay. Quá trình làm nguội tiếp theo được thực hiện trong thiết bị làm nguội. Trong công nghệ sản xuất clanhke xi măng có các dạng thiết bị làm nguội khác nhau như làm nguội kiểu lò hành tinh, làm nguội kiểu ống quay và làm lạnh kiểu ghi, trong đó thiết bị làm nguội kiểu ghi có hiệu suất làm nguội nhanh nhất. 

II. Vai trò của phụ gia khoáng hóa trong quá trình nung 


Đối với những phối liệu khó nung và điều kiện công nghệ cho phép người ta thường sử dụng phụ gia khoáng hóa để thúc đẩy quá trình phân hủy nguyên liệu ban đầu và tạo khoáng clanhke.


Phụ gia khoáng hóa là loại phụ gia được pha vào phối liệu với hàm lượng nhỏ nhằm mục đích giảm nhiệt độ phân hủy nguyên liệu ban đầu để tạo điều kiện tăng nhanh tốc độ phản ứng trong pha rắn; tạo điều kiện xuất hiện pha lỏng sớm, giảm độ nhớt của pha lỏng... để đẩy nhanh quá trình tổng hợp C3S. Phụ gia khoáng hóa có hiệu quả nhất cho quá trình tạo khoáng clanhke xi măng là các chất chưá F-, SO3, P2O5, BaO... 

Ví dụ: 

+ Sử dụng phụ gia Nierenit Na2Ca(CO3)2 + tridimit SiO2 (< 1% SiO2) với tỷ lệ khoảng 1 – 2% phối liệu làm giảm nhiệt độ bắt đầu decacbonat từ 575oC xuống 520oC và tăng mức độ decacbonat ở 700 – 800oC từ 41% lên 46%, nhờ đó giảm nhiệt phân huỷ CaCO3 từ 317 kcal/kg còn 311 kcal/kg.

+ Sử dụng phụ gia FeSO4 + CaSO4 làm tăng mức độ decacbonat ở 800oC lên 1,5 lần.

+ Sử dụng các phụ gia vi lượng như Cr2O3, V2O5, P2O5, BaO v.v… giảm nhiệt độ tạo khoáng clanhke 30 – 60oC, nhờ đó giảm nhiệt lượng tạo khoáng clanhke 15 – 20 kcal/kg clk.

Mỗi loại phụ gia có cơ chế tác dụng khác nhau. Nhưng hàm lượng tối ưu của phụ gia sử dụng là bao nhiêu để đảm bảo hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả kinh tế thì phải có sự nghiên cứu đối với từng trường hợp cụ thể. Đồng thời phải lưu ý tới ảnh hưởng ô nhiễm môi trường do việc sử dụng phụ gia khoáng hóa gây ra.

III. Tiêu hao nhiệt khi nung clanhke

Khi nung clanhke xi măng poóc lăng, có hai quá trình tác động vào cân bằng nhiệt của quá trình nung, đó là quá trình thu nhiệt và quá trình toả nhiệt.

Có thể tính cân bằng nhiệt lý thuyết khi nung clanhke xi măng poóc lăng như sau:

Bảng 5: Bảng tính cân bằng nhiệt lý thuyết khi nung clanhke 
	TT
	Các quá trình hoá lý
	Nhiệt lượng 

(kcal/kg clanhke)

	
	I. Thu nhiệt
	

	1
	Sấy nguyên liệu từ 200C đến 4500C
	170

	2
	Bay hơi nước lý học và hóa học
	45,4

	3
	Nung nóng vật liệu từ 4500C đến 9000C
	195

	4
	Phân hủy các loại cacbonat ở 9000C
	475

	5
	Phản ứng hóa học từ 9000C đến 14500C
	125

	6
	Nhiệt tạo pha lỏng clanhke
	25

	Tổng lượng nhiệt thu vào
	1.035,4

	
	II. Toả nhiệt
	(kcal/kg clanhke)

	1
	Hình thành meta caolinit
	10

	2
	Hình thành các khoáng clanhke 
	100

	3
	Làm nguội clanhke từ 14500C đến 200C
	360

	4
	Làm nguội CO2 từ 9000C đến 200C
	120

	5
	Làm nguội nước từ 4500C đến 200C
	20

	Tổng lượng nhiệt toả ra
	610

	Lượng nhiệt lý thuyết tiêu tốn khi nung clanhke
	1035,4 - 610  =  425,4 kcal/kg


Lượng nhiệt tiêu hao thực tế để nung 1 kg clanhke cao hơn nhiều so với lượng nhiệt lý thuyết. 

Ví dụ: Cân bằng nhiệt đối với lò quay phương pháp khô có thiết bị precalciner

- Lượng nhiệt hao phí trong quá trình nung, kcal/kg clanhke:

+ Nhiệt lượng lý thuyết tạo nên clanhke:


 425,4

+ Chi phí nhiệt lượng làm bay hơi ẩm từ hỗn hợp bột liệu:     2,7

+ Hao phí nhiệt do clanhke mang ra ngoài


   14,8

+ Hao phí nhiệt cùng với khí từ máy lạnh clanhke
 
   98,9

+ Hao phí nhiệt cùng với khí thải



 154,0


+ Hao phí nhiệt cùng với đưa bụi ra ngoài 


     5,3

+ Hao phí nhiệt vào môi trường xung quanh do bức xạ:




* Lò quay




     
   
   19,0




* Hệ thống trao đổi nhiệt và đường ống gió 3:
   21,7




* Máy làm nguội lạnh và các thiết bị khác:

   11,8





( toàn bộ 


        


  753,1
- Lượng nhiệt cung cấp cho quá trình nung, kcal/kg clanhke:

+ Năng lượng hoá học của nhiên liệu: 



745,0

+ Duy trì nhiệt vật lý của nhiên liệu: 


   
    3,1

+ Duy trì nhiệt của hỗn hợp nguyên liệu:


    5,0





( toàn bộ 





753,1


IV. Làm nguội clanhke

Làm nguội clanhke có ảnh hưởng tới cấu trúc, thành phần khoáng chất, tính dễ nghiền của clanhke và từ đó ảnh hưởng đến chất lượng xi măng.

1. Tốc độ làm nguội clanhke

Tốc độ làm nguội clanhke có ảnh hưởng đến mối tương quan của các thể kết tinh và pha thuỷ tinh. Khi làm nguội chậm thì diễn ra sự kết tinh hầu như tất cả các thành phần của clanhke, còn nếu làm nguội nhanh thì việc tạo ra tinh thể lại chậm, pha lỏng nóng chảy sẽ đông ở dạng thuỷ tinh. Ngoài ra làm nguội nhanh còn làm cản trở mức phát triển tăng các tinh thể.

2. ảnh hưởng của việc làm nguội clanhke đến các tính chất của đá xi măng

Sự ổn định thể tích của đá xi măng poóc lăng phụ thuộc vào kích thước các tinh thể periclazơ (MgO). Sự hyđrát hoá các tinh thể lớn của periclazơ xảy ra chậm hơn sự hyđrát hoá các khoáng chính của clanhke. Kích thước tối đa của các tinh thể periclazơ không làm ảnh hưởng xấu đến tính ổn định thể tích của xi măng là 5 – 8 (m. Khi làm nguội chậm clanhke, kích thước của các tinh thể periclazơ có thể đạt tới 160 (m. Vì vậy khi hàm lượng MgO trong clanhke < 1% thì tốc độ làm nguội clanhke không gây ảnh hưởng đến sự ổn định thể tích của đá xi măng. Hàm lượng giới hạn MgO trong clanhke theo tiêu chuẩn của hầu hết các nước là  < 5%.

Kích thước của các tinh thể Alít ảnh hưởng không những đến mức độ nghiền clanhke mà còn ảnh hưởng đến quá trình hyđrát hoá và độ bền vững của xi măng. Khi nung và làm nguội nhanh clanhke thì các tinh thể Alít được hình thành với kích thước nhỏ và như vậy sẽ nâng cao độ bền xi măng.

Ví dụ: Từ 2 loại xi măng được chế tạo từ clanhke có thành phần hoá học như nhau nhưng đối với loại clanhke làm nguội nhanh chứa các tinh thể Alit có kích thước tới 15 (m thì vữa xi măng có độ bền khi nén ở độ tuổi 28 ngày là 391 kG/cm2, còn đối với loại clanhke được làm nguội chậm hơn chứa các tinh thể Alít có kích thước lớn hơn 40(m thì độ bền nén của vữa xi măng chỉ đạt 293 kG/cm2.

Việc làm nguội nhanh clanhke làm tăng độ bền sun phát của đá xi măng trong môi trường sun phát Natri và Manhê. Nguyên nhân do khi làm nguội nhanh khoáng C3A (là khoáng kém bền trong môi trường sun phát) không kịp kết tinh mà tồn tại ở dạng thủy tinh, điều đó làm giảm hàm lượng của nó tăng khả năng phản ứng với sun phát ngay ở thời kỳ đóng rắn ban đầu.

3. ảnh hưởng của việc làm nguội clanhke đến  mức độ nghiền clanhke
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	Hình bên nêu ra sự phụ thuộc giữa chi phí năng lượng để nghiền các loại clanhke lò quay với bề mặt riêng của xi măng. Đường số 2 biểu diễn cho clanhke đã được làm nguội nhanh còn đường số 1 cho clanhke làm nguội chậm. 


Thực tế cho thấy clanhke được làm nguội trong máy làm nguội kiểu ống quay đòi hỏi chi phí năng lượng để nghiền cao hơn so với clanhke đã được làm nguội “nhanh” trong máy làm nguội kiểu ghi.
Hàm lượng cao của pha thuỷ tinh và kích thước không lớn của các tinh thể khoáng clanhke làm tăng mức độ nghiền của clanhke được làm nguội nhanh so với clanhke làm nguội chậm.

V. Quá trình cháy nhiên liệu và một số vấn đề liên quan

1. Quá trình cháy nhiên liệu

Quá trình cháy nhiên liệu thực chất là quá trình phản ứng hoá học của nhiên liệu với ôxy, trong đó nhiên liệu là chất khử và ôxy là chất ôxy hoá. Nhiên liệu có thể là khí tự nhiên, dầu hoặc than, gỗ v.v…. Đa số các trường hợp, phản ứng cháy được xảy ra ở thể khí và ngọn lửa, ở đây là ngọn lửa khuếch tán bởi pha khí. Đối với các nhiên liệu rắn và lỏng, đồng thời với phản ứng cháy còn có các phản ứng phân huỷ, chưng cất v.v…

Quá trình cháy thường kèm theo sự phát sáng (ngọn lửa), đó là do các phản ứng cháy đã tạo ra các sản phẩm trung gian và hiện tượng này gọi là “phát sáng hoá học”. Quá trình cháy cũng kèm theo hiện tượng ion hoá.

Khi hỗn hợp nhiên liệu và không khí đủ, tuỳ theo điều kiện nhiệt độ, áp suất, thành phần mà khởi đầu là quá trình ôxy hoá chậm (cháy chậm) và sau đó là cháy bùng hay nổ hoặc là tự bắt cháy. Nếu hỗn hợp nhiên liệu và ôxy hoặc không khí được trộn sơ bộ thật tốt thì được gọi là “ngọn lửa trộn trước”, ngược lại sẽ có hiện tượng khuếch tán các chất phản ứng và ta có “ngọn lửa khuếch tán”. Tuỳ theo bản chất của hỗn hợp và những điều kiện cháy (nhiệt độ, áp suất, thành phần v.v…) mà ngọn lửa có thể bắt cháy với tốc độ dưới tốc độ âm thanh hoặc trên tốc độ âm thanh. Quá trình cháy có thể thực hiện ở hỗn hợp chảy dòng hoặc chảy xoáy, trong những điều kiện này tốc độ lan truyền quá trình cháy rất khác nhau. Trong lò quay xi măng, quá trình cháy được thực hiện ở chế độ chảy xoáy.

Về phương diện nhiệt động học, quá trình cháy là một phản ứng ôxy hoá - khử kèm theo sự toả nhiệt.


Ví dụ: Đối với các hợp chất cacbua hydro CnHm  

CnHm + (n +m/4)(O2 + 3,76N2 ( nCO2 + m/2 H2O + (n + m/4) 3,76 N2 + Q

Q là lượng nhiệt giải phóng bởi 1 mol nhiên liệu cháy và gọi là nhiệt cháy (cal/mol hoặc kcal/mol)

Khi than cháy C, H và lưu huỳnh S tham gia các phản ứng sau:

+ Phản ứng cháy các bon: C + O2 = CO2 + 97600 cal  

hoặc: 1kg C + 2,666kg O2 = 3,666 CO2 + 8.100 kcal

Nếu không đủ ôxy thì khi cháy các bon tách ra monoxít các bon theo phương trình: C + 
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 O2 = CO

hoặc : 1kg C + 1,33kg O2 = 2,33kg CO + 2100kcal

Như vậy nhiệt lượng sẽ giảm xuống 8100 - 2100  = 5700 kcal/kg các bon. Điều này cho thấy là phải cấp dư không khí để đảm bảo cho nhiên liệu cháy hết.

+ Phản ứng cháy hyđrô :  2H2 + O2 = 2 H2O



Hoặc 1kg H2 + 8kg O2 = 9kg H2O + 28611 kcal



Khi hơi nước ngưng tụ toả ra nhiệt lượng Hn= 33192 kcal

+ Phản ứng cháy lưu huỳnh :    S + O2 = SO2


Hoặc    1kg S + 1kg O2 = 2kg SO2  + 2210 kcal


Trong khoảng nhiệt độ từ 100 - 12000C có 1-5% SO2 bị ô xi hoá thành SO3


SO2 + 1/2 O2 = SO3


Hoặc 1kg SO2  +  0,95 kg O2  = 1,25 kg SO3
Trong quá trình cháy đoạn nhiệt, tất cả nhiệt cháy được tích tụ trong sản phẩm cháy như là tỷ nhiệt: Q = (T1T2 Cp(sản phẩm).dT, tức là sản phẩm cháy có tỷ nhiệt riêng Cp (cal/mol) được nâng từ nhiệt độ đầu T1 lên nhiệt độ cuối T2 (T2 = 2000 – 3000oC).

Trong thực tế, quá trình cháy không bao giờ đoạn nhiệt hoàn toàn vì thế nào cũng có tổn thất mà trong tính toán chưa kể đến. Ngoài ra, nhiệt độ của sản phẩm cháy cũng chưa phải nằm trong cân bằng nhiệt động hoàn toàn.

Quá trình cháy phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất, ở nhiệt độ, áp suất ban đầu đã cho, giá trị nhiệt độ cháy (T2) phụ thuộc vào bản chất của nhiên liệu và chất ôxy hoá cũng như thành phần của hỗn hợp. Khi pha loãng hỗn hợp cháy sẽ hạ nhiệt độ cháy còn nếu tăng áp suất và nhiệt độ ban đầu (T1) thì sẽ tăng nhiệt độ cháy (T2). 

Ví dụ, đối với hỗn hợp nhiên liệu CH4 + O2 + N2 ta có kết quả sau:
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2. Một số vấn đề liên quan đến quá trình cháy nhiên liệu trong lò quay

2.1. Biện pháp giảm NOx trong khói lò xi măng:

Ngọn lửa nhiệt độ cao (1500 – 1600oC) là cần thiết đối với công nghiệp xi măng, để sản xuất được clanhke cần tiêu tốn 1 lượng nhiệt riêng khoảng 730 -850 kcal/ kg clanhke (khi nung bằng lò quay) và 1200 – 1500 kcal/kg clk (khi nung bằng lò đứng). Trong quá trình cháy nhiên liệu và phân huỷ nguyên liệu tạo ra những hợp chất chất hoá học có hại gây ô nhiễm môi trường như CO, SO3 , NO, NO2, NOx v.v... Việc tạo ra NOx, CO ... trong khói lò là điều không thể tránh khỏi, nhưng cần phải có biện pháp để hạn chế chúng.

Để giảm NOx cần chú ý là:

1. NOx  chỉ tạo ra trong hỗn hợp có dư ôxy và ngược với việc tạo ra CO là hỗn hợp thiếu ôxy. ở nhiệt độ cao trong lò công nghiệp nói chung và trong lò xi măng nói riêng, ôxy dư sẽ liên kết chậm với N2 để tạo thành NOx và nồng độ của NOx phụ thuộc vào nhiệt độ và nồng độ cân bằng của N2, O2, NOx . Do đó phải đốt nhiên liệu sao cho không khí ban đầu ít hoặc không dư (( < 1), sau đó bổ sung không khí để cháy hết.

2. Để giảm NOx hay phá huỷ NOx, tốt nhất là dùng “chất xúc tác dị thể” (tường lò, nguyên liệu) để cho CO phản ứng với NO tạo thành N2 và CO2:


2CO  + 2NO   -->  N2 + 2CO2

Thực tế trong khói lò xi măng bao giờ cũng có vài phần nghìn CO, thậm chí có cả H2 bằng 1/5 – 1/8 lượng CO, điều đó có nghĩa là đã giúp ta phá huỷ bớt NOx .

Các biện pháp cụ thể để giảm NOx trong khói lò xi măng:

1. Chuyển đổi từ công nghệ lò quay phương pháp ướt (Q riêng = 1500 –1800 kcal/kg clk) sang công nghệ lò quay phương pháp khô (Q riêng = 730 – 850 kcal/kg clk), nhờ đó giảm được lượng nhiên liệu phải đốt khoảng 50%, dấn đến giảm thiểu khoảng 50% lượng NOx thải ra môi trường.

2. Sử dụng lò quay phương pháp khô có calciner, tại đó đốt khoảng 60% nhiên liệu ở nhiệt độ thấp (1000 – 1100oC) và chỉ còn khoảng 40% nhiên liệu đốt ở zôn nung của lò quay (1500 – 1600oC) là nơi sinh ra NOx, nhờ đó cũng giảm được NOx (với lò quay không có calciner, NOx trong khói lò khoảng 1000 mg/m3 còn khi có calciner NOx giảm xuống còn 700 – 900 mg/m3).

3. Lựa chọn vòi phun đa kênh hợp lý có thể giảm 30% lượng NOx. Nguyên lý chung vận hành vòi phun đa kênh là:

· Tạo gió I thấp (6 – 10%), không khí lạnh ít (áp suất quạt gió cao)

· Tăng gió II (thứ cấp) lấy từ máy làm nguội clanhke.

· Tạo gió xoáy hiệu chỉnh quá trình cháy

· Lôi ôxy vào trung tâm ngọn lửa

· Tạo ra chế độ trộn sơ bộ hỗn hợp nhiên liệu với không khí tốt, nhờ đó lượng không khí dư thấp (( = 1,15) nên giảm được lượng NOx.

· Đốt được than ít chất bốc (than antraxit) vẫn đảm bảo cháy tốt.

4. Dùng than nhiều chất bốc hoặc dầu cặn phế thải công nghiệp.

5. Nâng cao nhiệt độ dòng không khí thứ cấp vừa tiết kiệm nhiên liệu lại vừa giảm được NOx.

6. Giảm nhiệt độ nung bằng cách sử dụng các loại phụ gia khoáng hoá để giảm nhiệt độ tạo khoáng clanhke, sử dụng nguyên liệu hoạt tính cao, chế tạo phối liệu có nhiệt độ kết luyện thấp v.v… Do giảm nhiệt độ nung (giảm nhiệt độ ngọn lửa nên có thể giảm được NOx (khi nung clanhke nhiệt độ thấp – ở 1250oC, nồng độ NOx giảm đi khoảng 70%)

7. Đốt 2 bậc ở bên ngoài lò: Thực tế lượng NOx tạo ra nhiều nhất ở zôn nung (nhiệt độ cao) nên việc đốt 2 bậc nhằm giảm lượng nhiên liệu cần đốt ở zôn nung, đồng thời đốt 2 bậc sẽ sử dụng hết ôxy dư của khói lò và thiết lập môi trường khử để  2CO  + 2NO   -->  N2 + 2CO2. Việc đốt bậc 2 thường được tiến hành trong calciner hoặc thậm chí trên đường dẫn khói lò đi từ lò quay sang calciner hoặc ở giữa lò quay ngay sau zôn nung (ở các lò quay cải tiến đốt lốp ôtô cũ, nhựa phế thải băm nhỏ bằng cách cấp vào giữa thân lò quay). Nhờ việc đốt 2 bậc, NOx giảm đi khoảng 50%.

8. Khống chế môi trường và nhiệt độ tại calciner:

Tại precalciner, thường người ta chỉ duy trì nhiệt độ ở 900 – 1000oC, là khoảng nhiệt độ thích hợp để decacbonat hoá, đồng thời ở nhiệt độ này việc tạo ra NOx là khó hơn. Mặt khác, cần điều chỉnh lượng không khí dư sao cho chỉ vừa đủ không khí cho quá trình cháy (môi trường hơi khử) để tạo ra một lượng nhỏ CO nhằm khử NOx thành N2. Trong môi trường hơi khử này, ngoài CO còn có thể có C và các hydro cacbon khác tham gia vào phản ứng khử NOx.

9. Có thể bổ sung NH3 vào buồng đốt phụ sau calciner, tại đây sẽ có phản ứng 4NH3 + 6NO ( 6H2O  + 5N2  ở 800 – 900oC, làm giảm khoảng 50% NOx.

2.2. Một số biện pháp tiết kiệm nhiên liệu trong sản xuất xi măng:


Công nghiệp xi măng là một trong những ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều nhiên liệu (dầu, khí, than), trong khi đó nguồn tài nguyên này ngày càng cạn kiệt mà nhu cầu xi măng thì ngày càng tăng do dân số ngày càng đông và nhu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật ngày càng lớn. Vấn đề tiết kiệm nhiên liệu từ lâu đã trở thành quốc sách của nhiều quốc gia trên thế giới và đã có nhiều công trình nghiên cứu nhằm tìm ra các giải pháp khả thi nhất và một trong số các giải pháp đó là:


1. Giảm tổn thất nhiệt ra môi trường qua khói lò, thành lò và clanhke bằng cách:


+ Tăng thêm số cyclon từ 4 hay 5 tầng lên 6 tầng, nhờ đó tăng cường quá trình trao đổi nhiệt giữa bột liệu và khói lò, giảm nhiệt độ khí thải ra môi trường từ 265 – 295oC xuống dưới 250oC.


+ Sử dụng vật liệu cách nhiệt cho vỏ lò như dùng gạch chịu lửa cách nhiệt có cường độ > 200 kG/cm2 tại đầu nguội của lò và precalciner hoặc dùng gạch spinel có bông chịu lửa cách nhiệt ở phí tiếp giáp với vở lò đã giảm nhiệt độ vỏ lò từ 417oC xuống còn 360oC.


+ Tận dụng tối đa nhiệt độ làm nguội clanhke bằng cách tăng cường gió II để làm nguội triệt để clanhke (sử dụng máy làm nguội hiệu suất cao) giảm nhiệt độ clanhke sau khi ra khỏi máy làm nguội < 250oC và sử dụng gió nóng (có nhiệt độ khoảng 800oC) đưa vào calciner (gió III), tận dụng gió nóng (khoảng 300oC) để cấp cho máy sấy nghiền liên hợp nghiền than mịn.

2. Sử dụng các phụ gia khoáng hoá nhằm giảm tiêu tốn nhiệt riêng khi nung clanhke .

3. Tăng năng suất lò bằng kỹ thuật nung nhanh (lò Pyrorapid) và sản xuất clanhke dung trọng thấp, tạo ra clanhke xốp, dễ nghiền, hoạt tính cao (clanhe sunfo nung ở 1250oC, clanhke alunhit nung ở 1150oC).

4. Sản xuất clanhke mác cao (hoạt tính cao), từ đó có thể tăng tỷ lệ phụ gia khoáng để sản xuất xi măng poóc lăng hỗn hợp (PCB) làm tăng sản lượng xi măng mà không cần đầu tư thêm nhà máy, tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu và bảo vệ môi trường, môi sinh v.v…

chương Iv: sản phẩm xi măng và các tính chất kỹ thuật

I. Quá trình hydrat hoá của các khoáng clanhke và xi măng 

1. Sự hydrat hoá của các khoáng clanhke:

a). Sự hydrat hoá của C3S và Alít:


Sự hydrat hoá của C3S và Alít tạo thành các hydro canxi silicat và Ca(OH)2 theo các phản ứng như sau:

	2(3CaO. SiO2) + 6H2O = 3CaO.2SiO2.3H2O + 3Ca(OH)2  + (H
	

	3CaO. SiO2 + 3H2O  =  2CaO.SiO2.2H2O +  Ca(OH)2  + (H
	



Tổng lượng nhiệt toả ra phụ thuộc vào dạng hydro canxi silicat được tạo thành và thay đổi trong khoảng từ 32 ( 500 kJ/kg. 

Mức độ hydrat hoá C3S ở nhiệt độ 2980K (25oC) sau 1 ngày: 25 ( 35%; sau 10 ngày: 55 ( 65%; sau 28 ngày: 78 ( 80%.

Thành phần của các hydro canxi silicat được tạo thành khi hydrat hoá C3S và Alit bị thay đổi và phụ thuộc vào điều kiện đóng rắn. Các hydro canxi 
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	silicat mới có độ bazơ cao kết tinh dưới dạng tinh thể hình sợi dài nhỏ. Các tinh thể này tạo thành ở bên ngoài lớp vỏ hydrat hình cầu do đó có thể quan sát được khi nghiên cứu kính hiển vi điện tử (hình bên). 


Sự hydrat hoá C3S bị chậm lại khi có mặt Ca(OH)2, C3A  và tăng lên đáng kể khi có mặt CaCl2 và các clorit, bromit, nitrit, sunfat, cacbonat , các kim loại kiềm và thạch cao. 

b). Sự hydrat hoá của C2S và belit:


Phản ứng hydrat hoá C2S và các dung dịch rắn của nó tạo thành các hydro canxi silicat thành phần khác nhau và số lượng Ca(OH)2 nào đó như sau:

	2CaO.SiO2 + 3H2O   =  CaO. SiO2.2H2O + Ca(OH)2        
	



Phản ứng xảy ra với lượng nhiệt toả ra 250 ( 290 kJ/kg.


Tốc độ hydrat hoá C2S chậm hơn so với C3S và phụ thuộc vào cấu tạo tinh thể của khoáng, thành phần của dung dịch nước và điều kiện xảy ra phản ứng. Do tác động của các yếu tố đã chỉ ra, mức độ hydrat hoá C2S có thể là :




sau 1 ngày  :   5 ( 10%; sau 10 ngày: 10 ( 20%;




sau 28 ngày: 30 ( 50%; sau 5 ( 6 năm:     100%


Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng (-C2S tổng hợp hydrat hoá chậm hơn belit trong thành phần XMP. Sự hoà tan trong chúng của các ôxit BaO, P2O5, Cr2O3, Fe2O3, Na2O ở số lượng hợp lý góp phần làm tăng độ hoạt tính hydrat hoá của khoáng. Nguyên nhân của đặc trưng hydrat hoá rất phức tạp của các dung dịch rắn của C2S chính là sự ổn định của chúng ở các trạng thái cấu trúc khác nhau. Người ta đã cho rằng hoạt tính hydrat hoá của ( , (' và (-C2S cao nhưng khác nhau còn ( -C2S không bị hydrat hoá. Tốc độ hydrat hoá C2S tăng lên trong dung dịch nước chứa CaSO4 và CaCl2 hoà tan.

c). Sự hydrat hoá các canxi aluminat:


Trong quá trình hydrat hoá C3A tách ra các hydro canxi aluminat khác nhau, nhưng ở giai đoạn đầu có 4CaO.Al2O3.19H2O và 2CaO.Al2O3.8H2O. Phản ứng có thể xảy ra theo sơ đồ:

	2(3CaO.Al2O3) + 27H2O =  2CaO.Al2O3.8H2O +  4CaO.Al2O3.19H2O
	

	3CaO.Al2O3 + 6H2O =  3CaO.Al2O3.6H2O
	



Hiệu ứng nhiệt của phản ứng phụ thuộc vào thành phần của hydro canxi aluminat cuối cùng và thay đổi trong khoảng 865 (1100 kJ/kg. Phản ứng hydrat hoá C3A xảy ra rất nhanh và sau 1 ngày đã đạt đến 70 - 80%. Khi hydrat hoá C3A có thể tạo thành đồng thời các hydrat C3AH6 và AH3, C4AH19 và C2AH8.


Nếu trong nước trộn có mặt các ion  SO42- thì sản phẩm hydrat hoá C3A sẽ là khoáng 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O - hydro canxi trisunfo aluminat hay còn gọi là Ettringit.

	3CaO.Al2O3 + 3CaSO4 + 32H2O = 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O
	



Trong trường hợp nếu các ion SO42- trong dung dịch không đủ để liên kết tất cả hydro canxi aluminat thành Ettringit, thì các tinh thể Ettringit và hydro canxi aluminat tương tác với nhau tạo thành hydro canxi monosunfo aluminat: 

2(C3AH6 ) + 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O  =

	=  3(3CaO.Al2O3.CaSO4.12H2O) + 8H2O
	



Các tinh thể Ettringit hình kim hoặc hình lăng trụ tạo thành ở gần bề mặt của hạt C3A cũng như ở khoảng trống giữa các hạt. Các tinh thể hydro canxi monosunfo aluminat có dạng tấm. Khi có mặt các ion SO42- tốc độ hydrat hoá C3A bị chậm lại.


Các ion Cl- (CaCl2) thúc đẩy quá trình hydrat hoá C3A cũng như hỗn hợp C3A với CaSO4. Các muối hoà tan nhiều trong nước (sunfat, clorit, nitrat v.v.) gây ra ảnh hưởng lớn lên động học hydrat hoá C3A. Trên cơ sở các hydro canxi aluminat độ bazơ cao có thể tạo thành Ettringit khi chúng tương tác với các ion Ca2+ và SO42- trong các môi trường xâm thực. 

d). Sự hydrat hoá canxi alumoferit:

 
Phản ứng hydrat hoá cũng xảy ra theo các sơ đồ phức tạp và tạo thành các tinh thể hydrat khác nhau:

	4CaO.Al2O3.Fe2O3 + 13H2O = 4CaO.Al2O3.Fe2O3.13H2O
	


          4CaO.Al2O3.Fe2O3 + 10H2O = 3CaO.( Al,Fe)2O3.6H2O +

	+ Ca(OH)2 + Fe2O3.3H2O
	



Sản phẩm trung bình của sự hydrat hoá canxi alumoferit có dạng C2AH8, dung dịch rắn cao sắt C4(A1 - xFx) H19 , gel Fe2O3. Tốc độ hydrat hoá C4AF ở giai đoạn đầu lớn: qua 3 ngày mức độ hydrat hoá của khoáng đạt đến 50 ( 70%. Khi trộn C4AF với dung dịch nước chứa Ca(OH)2 và CaSO4 hoà tan ở giai đoạn đầu tạo thành các hydro canxi sunfo aluminat dạng Trisunfo và dạng Monosunfo, chứa Fe2O3 ở dạng dung dịch rắn. Sự hydrat hoá C6A2F và C6AF2 cũng xảy ra như C4AF nhưng tốc độ phản ứng bị giảm dần từ thành phần cao nhôm đến thành phần cao sắt.

e). Sự hydrat hoá các pha còn lại của clanhke:


CaO và MgO tự do bị thuỷ phân tạo thành Ca(OH)2 (portlandit) và Mg(OH)2 (bruxit). Sự tương tác của chúng với nước xảy ra chậm kèm theo sự tăng thể tích có thể là nguyên nhân không ổn định thể tích của đá XM trong thời gian đóng rắn về sau (khoảng sau 10 năm).


Pha thuỷ tinh của clanhke XMP bị hydrat hoá rất nhanh tạo thành các dung dịch rắn của các canxi alumoferit thành phần 3CaO.Al2O3..Fe2O3.6H2O và các hydrogrannat có công thức chung 3CaO.(Al,Fe)2O3.xSiO2 (6-2x)H2O. Cả hai dạng hợp chất này đều tạo thành ở điều kiện thường nhưng sự kết tinh rõ ràng của chúng chỉ xảy ra ở nhiệt độ cao (373 ( 4730K) và áp suất cao.

2. Sự hydrat hoá của xi măng poóc lăng:


Cơ chế phản ứng hydrat hoá của các khoáng riêng trong thành phần của XMP ở giai đoạn đầu về cơ bản cũng giống như các hệ riêng lẻ. Nhưng sự có mặt của hàng loạt các ion khác nhau tham gia vào thành phần của các khoáng này trong dung dịch nước XM hydrat hoá đã dẫn đến sự chồng chéo của các phản ứng hydrat ban đầu của các khoáng và các phản ứng tiếp theo lại tương tác lên các sản phẩm của chúng. Điều đó xảy ra trong thời gian rất ngắn dẫn đến tạo thành các hợp chất phức trong hồ XM hydrat và làm phức tạp quá trình hydrat hoá của các khoáng riêng lẻ. Vì thế cơ chế của quá trình hydrat hoá XMP phản ánh tất cả các chi tiết chủ yếu của phản ứng hydrat hoá của các khoáng riêng lẻ, đồng thời nó cũng có những đặc trưng riêng.

Tốc độ của quá trình hydrat hoá (được biểu thị bằng tốc độ toả nhiệt) bị thay đổi phụ thuộc vào hàm lượng CaSO4 pha vào XM (tính theo SO3).
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Tốc độ toả nhiệt của XM hydrat hoá phụ thuộc vào hàm lượng CaSO4 

1- 1,25% SO3; 2- 2,4% SO3; 3- 3% SO3
	Theo sự tăng hàm lượng SO3 sự toả nhiệt giảm và dãn ra theo thời gian, điều này liên hệ với sự tạo thành và sự phá huỷ có tính chất chu kỳ của lớp vỏ từ các tinh thể Ettringit trên các hạt XM (các điểm cực đại trên đường cong) (hình bên). 


3. Sự tạo thành cấu trúc và sự đóng rắn của đá XMP

Theo mức độ tương tác của các khoáng clanhke với nước trong hệ huyền phù XM - Nước xảy ra sự thay đổi như sau:

- Khối lượng của pha rắn tăng lên do sự tạo thành các hợp chất hydrat. (khi hydrat hoá hoàn toàn các khoáng XM, khối lượng pha rắn tăng trung bình là 23%).

- Số lượng pha lỏng bị giảm do tham gia liên kết trong các hợp chất hydrat. 

- Kích thước của các hạt pha rắn thay đổi. Theo mức độ hydrat hoá, kích thước của các hạt chưa bị hydrat hoá bị giảm dần. Theo mức độ tăng lên của pha mới, kích thước các hợp chất hydrat cũng tăng lên, vì kích thước của các pha hydrat mới tạo thành nhỏ hơn các hạt chưa hydrat hoá nên tổng số hạt trong hệ tăng lên đáng kể.

Sự thay đổi này phản ánh lên các tính chất vật lý của hệ: từ khối linh động có độ linh động cao nó dần dần chuyển thành dạng bột nhão ít linh động và theo thời gian mất dần tính dẻo và chuyển thành dạng đá đặc chắc.


Thời điểm khi mà hệ mất tính linh động được quy ước gọi là giai đoạn ngưng kết. Sau khi kết thúc quá trình ngưng kết, khung cấu trúc tinh thể được tạo thành chống lại sự giảm thể tích của đá XM cứng, mặc dù các phản ứng hoá học vẫn xảy ra và thể tích của các sản phẩm phản ứng không ngừng tăng lên. " Gel XM " được tạo thành khi tiếp tục xảy ra phản ứng hydrat hoá điền đầy các lỗ xốp trong cấu trúc vật lý của đá XM đã đóng rắn dẫn đến làm tăng độ chặt của nó. Sự quá bão hoà đủ lớn của pha lỏng dẫn đến sự tạo thành các điểm tiếp xúc kết tinh nối liền giữa các hạt sản phẩm hydrat hoá tạo ra khung cấu trúc tinh thể theo 2 bước: 


+ Bước 1: Tạo thành khung tinh thể rỗng và xuất hiện các điểm tiếp xúc nối liền giữa các tinh thể.


+ Bước 2: Xảy ra sự bám dính lấp đầy khung cấu trúc đã được tạo thành.

Thời gian ngưng kết của XMP và các biến thể của nó được điều chỉnh bằng cách pha thêm số lượng thạch cao xác định khi nghiền clanhke. Trong tiêu chuẩn của tất cả các nước trên thế giới, số lượng thạch cao quy định trong khoảng giá trị 1,5 - 4% tính theo SO3 (ví dụ ASTM.C150-96 quy định hàm lượng SO3 từ 2,3 đến 3% nếu C3A ( 8% và từ 3 đến 4 % nếu C3A > 8%, TCVN 6260:1997 và TCVN 2682:1999 quy định SO3 ( 3,5% còn TCVN 6067:1995 thì quy định SO3 ( 2,3% đối với XM có C3A ( 5%).

Khi vắng mặt thạch cao trong XM thì hồ XM sẽ bị ngưng kết nhanh. Số lượng thạch cao dư có thể gây ra sự thay đổi thể tích của XM.

4.  Cấu trúc và độ bền của đá XM 

Cấu trúc của đá XM được xác định bởi loại và hàm lượng của các hợp chất hydrat và các hạt chưa hydrat, thể tích và kích thước của lỗ xốp được tạo thành khi hydrat  hoá các hạt XM ban đầu, sự sắp xếp tương hỗ của tất cả các nguyên tố cấu trúc. Các nguyên tố cấu trúc bao gồm:

- Gel XM có kích thước hạt 0,1(m

- Các vi tinh thể của pha hydrat mới tạo thành có kích thước 0,1 - 1(m

- Các tinh thể nhỏ có kích thước > 1(m

- Các lỗ xốp gel, lỗ xốp nhỏ (lỗ xốp mao dẫn)

- Các hạt XM chưa hydrat hoá 

Các nguyên tố cấu trúc tinh thể bền vững nhất của đá xi  măng trước hết là các tinh thể hydro canxi silicat độ bazơ thấp dạng C-S-H hình kim. Việc tăng tỷ lệ của chúng trong hệ đóng rắn góp phần làm tăng độ bền của đá XM .

Độ bền của đá XM không tính theo qui luật sợi, có nghĩa là không thể tính theo chỉ số độ bền của các khoáng riêng lẻ C3S, C2S, C3A, C4AF. Nó có quan hệ hàm số với nồng độ của các pha rắn hydrat và độ xốp. Sự liên hệ độ bền với độ xốp có thể biểu diễn bằng công thức :      F = A.Xn                         (1.13)


ở đây : F - độ bền chịu nén 



  A - hệ số đặc trưng cho độ bền của gel XM



  X - tỷ lệ của thể tích gel so với tổng thể tích của nó trong 

                            không gian mao dẫn



  n - hệ số ( = 2,6 - 3,0 phụ thuộc vào loại XM ).

Độ xốp của cấu trúc một mặt phụ thuộc vào chế độ công nghệ (tỷ lệ N/XM, độ phân tán của bột XM, chế độ nhiệt đóng rắn dẫn đến mức độ hydrat hoá ( ), mặt khác liên quan với dạng khoáng (tỷ trọng của XM, lượng nước cần thiết để hydrat hoá hoàn toàn và tốc độ hydrat hoá).


Sự thay đổi về đặc trưng của cấu trúc xốp là nguyên nhân thay đổi độ bền của đá XM. Việc tăng hàm lượng pha kết tinh đến một giá trị nhất định kèm theo sự tăng độ bền. Giá trị cực đại của độ bền tương ứng với đá XM chứa 60 ( 65% pha kết tinh [51]. 


Để đảm bảo tạo thành cấu trúc của đá XM có độ xốp nhỏ nhất và độ bền cao nhất cần phải đảm bảo sự ổn định của thành phần các hợp chất hydrat, ngăn ngừa sự chuyển pha của chúng, điều chỉnh quá trình hydrat hoá, điều chỉnh tỷ lệ hợp lý của pha kết tinh và pha gel trong sản phẩm hydrat hoá  bằng cách lựa chọn thành phần và điều kiện hydrat hoá của XM.

II. Các tính chất kỹ thuật xây dựng của xi măng poóc lăng

1. Độ mịn xi măng


Độ mịn xi măng là đại lượng biểu thị cho kích thước của các hạt xi măng được thể hiện bằng  phần trăm còn lại trên sàng hay dưới sàng có kích thước lỗ nhất định hoặc tính bằng tổng diện tích bề mặt riêng của các hạt xi măng trong một đơn vị khối lượng.


Khi độ mịn cao thì kích thước các hạt xi măng nhỏ, diện tích tiếp xúc của các hạt xi măng với nước tăng làm tăng nhanh quá trình thủy hóa của xi măng. Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy các hạt xi măng có kích thước nhỏ hơn 30 (m phản ứng rất nhanh với nước. Những hạt từ 30 (m tới 60 (m phản ứng chậm hơn, còn các hạt trên 90 (m thì phản ứng rất chậm. Chính vì vậy mà trong các qui chuẩn kỹ thuật xi măng chỉ tiêu độ mịn theo sàng thường được sử dụng các loại sàng có kích thước lỗ 80 (m hoặc 90 (m.


Tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam qui định độ mịn xi măng xác định theo cả 2 phương pháp: độ mịn theo sàng có kích thước lỗ 90 (m và độ mịn theo bề mặt riêng (phương pháp Blaine). Phương pháp thử được qui định tại TCVN 4030-85.


TCVN 2682:1999 qui định xi măng PC30 và PC40 có độ mịn tính theo phần còn lại trên sàng 90 (m không lớn hơn 15% và tính theo phương pháp Blaine không nhỏ hơn 2700 cm2/g, PC50 có các giá trị độ mịn tương ứng là không lớn hơn 12% và không nhỏ hơn 2800 cm2/g.  


TCVN 6260:1997 qui định xi măng PCB30 và PCB40 có độ mịn tính theo phần còn lại trên sàng 90(m không lớn hơn 12% và tính theo phương pháp Blaine không nhỏ hơn 2700 cm2/g.

2. Tính ổn định thể tích


Tính ổn định thể tích là đặc tính kỹ thuật biểu thị sự không thay đổi đáng kể thể tích của hồ xi măng khi đóng rắn. Xi măng ổn định thể tích sẽ cho đá xi măng và bê tông bền vững.


Tính ổn định thể tích của xi măng có ý nghĩa quan trọng để tạo độ bền của đá xi măng đóng rắn, tạo sự bền đẹp cho công trình xây dựng. Xi măng không ổn định thể tích, khi sử dụng vào công trình sẽ làm cho bê tông bị nứt rạn hoặc nặng hơn sẽ gây đổ vỡ công trình. Trong các tính chất kỹ thuật của xi măng thì tính ổn định thể tích cần được xem xét trước tiên. Bởi vì nếu xi măng không ổn định thể tích thì các tính năng kỹ thuật khác có thỏa mãn yêu cầu sử dụng cũng không đảm bảo sự bền vững. Xi măng chưa ổn định thể tích, nếu được bảo quản một thời gian nhất định, tính chất này sẽ được cải thiện. Tuy vậy sự không ổn định thể tích của xi măng chứng tỏ rằng chất lượng clanhke xi măng không tốt và chất lượng của xi măng sẽ không cao.


Sự không ổn định thể tích do vôi tự do (CaOtd): Clanhke xi măng không kết khối hoàn toàn, phản ứng tạo C3S không xảy ra hoàn toàn theo tính toán sẽ làm tăng hàm lượng CaOtd trong clanhke. Vôi tự do qua nung ở nhiệt độ cao là vôi già lửa, lại bị chất chảy bao quanh nên thủy hóa rất chậm. Khi thủy hóa, CaOtd tạo thành Ca(OH)2 làm tăng thể tích. Khi hỗn hợp ở trạng thái dẻo, linh động thì sự tăng thể tích của chúng không gây tác hại. Nhưng vì CaO tự do thủy hóa chậm nên khi hỗn hợp đã đóng rắn sự nở thể tích mới xẩy ra làm cho đá xi măng bị rạn nứt, giảm độ bền khi nén.


Xi măng để trong không khí, vôi tự do sẽ hút ẩm, các hạt CaO tự do tạo thành Ca(OH)2 rồi tác dụng với khí CO2 để trở thành CaCO3 ổn định. Bởi vậy, người ta thường khắc phục sự không ổn định thể tích của xi măng bằng cách để xi măng một thời gian cho vôi tự do hydrat hóa trước khi sử dụng. Clanhke xi măng lò đứng thường có hàm lượng vôi tự do cao, vì vậy clanhke thường được ủ một thời gian rồi mới nghiền. Tính không ổn định thể tích cũng có thể được khắc phục bằng cách sử dụng phụ gia hoạt tính pha vào xi măng.


Sự không ổn định thể tích do MgO trong clanhke còn nặng nề hơn nhiều so với CaO tự do. Khi nung clanhke ở nhiệt độ cao, MgO tồn tại ở dạng tinh thể periclaz phản ứng rất chậm với nước (chậm hơn nhiều só với CaO tự do) tạo thành Mg(OH)2 tăng thể tích làm nứt vỡ đá xi măng đã đóng rắn. Do sự thủy hóa rất chậm của MgO trong clanhke mà có thể sau hàng năm chúng mới gây tác hại (khi công trình đã đưa vào sử dụng) gây ra hậu quả nặng nề. Chính vì vậy mà các nước đều qui định hàm lượng cho phép của MgO trong clanhke xi măng. Các tiêu chuẩn xi măng poóc lăng của Việt Nam qui định mức cho phép tối đa của MgO trong clanhke không quá 5%.


Chỉ tiêu độ ổn định thể tích qui định đối với xi măng PC tại TCVN 2682:1999 và PCB tại TCVN 6260:1997 không lớn hơn 10mm khi thử theo phương pháp khuôn Le Chatelier theo TCVN 6017:1995.


Việc đánh giá độ ổn định thể tích của xi măng do MgO gây ra phải thực hiện trong autoclave.

3. Khối lượng riêng và khối lượng thể tích

a) Khối lượng riêng


Khối lượng riêng là đại lượng biểu thị cho khối lượng của một đơn vị thể tích vật liệu hoàn toàn đặc không có lỗ rỗng. Đơn vị đo là g/cm3.

Khối lượng riêng của xi măng poóc lăng chủ yếu phụ thuộc vào thành phần khoáng, nhiệt độ kết khối của clanhke xi măng. Loại và hàm lượng phụ gia trong xi măng cũng sẽ làm cho khối lượng riêng của xi măng thay đổi.

Xi măng poóc lăng thông thường có khối lượng riêng từ 3,0 ( 3,2 g/cm3..  Xi măng có hàm lượng khoáng C4AF cao thì khối lượng riêng cao, bởi bản thân khoáng C4AF đã có khối lượng riêng tới 3,37 g/cm3.

Khối lượng riêng của xi măng được xác định theo TCVN 4030-85.

b) Khối lượng thể tích


Là giá trị biểu thị khối lượng của một đơn vị thể tích vật liệu ở trạng thái tự nhiên hoặc lèn chặt được tính cả lỗ rỗng. Đơn vị đo là g/cm3 hoặc g/lít hoặc kg/m3.


Khối lượng thể tích của xi măng chủ yếu phụ thuộc vào thành phần khoáng của clanhke, độ mịn của xi măng và hàm lượng phụ gia trong xi măng. Cùng một loại xi măng nhưng độ mịn cao thì khối lượng thể tích tăng và ngược lại.


Xi măng poóc lăng thông thường có khối lượng thể tích xốp từ 900 (1100 g/l và ở trạng thái lèn chặt từ 1400 (1600 g/l.


Khối lượng thể tích của xi măng được xác định bằng các loại ống đo thể tích.

4. Lượng nước tiêu chuẩn và thời gian đông kết

a) Lượng nước tiêu chuẩn


Lượng nước tiêu chuẩn (còn gọi độ dẻo tiêu chuẩn) là lượng nước cần thiết trộn với xi măng để tạo ra hồ xi măng có độ dẻo tiêu chuẩn. Lượng nước tiêu chuẩn được tính bằng phần trăm khối lượng nước so với xi măng. Lượng nước tiêu chuẩn của xi măng phụ thuộc vào thành phần khoáng của clanhke, độ mịn của xi măng, loại và hàm lượng phụ gia có trong xi măng. Trong các khoáng của xi măng poóc lăng thì khoáng C3A và C3S yêu cầu lượng nước cao; khoáng C2S yêu cầu lượng nước ít nhất. Xi măng có độ mịn cao cần nhiều nước hơn xi măng có độ mịn thấp. Xi măng pha phụ gia hoạt tính đòi hỏi lượng nước cao hơn xi măng poóc lăng bình thường.


Lượng nước tiêu chuẩn của xi măng được xác định bằng dụng cụ Vicat theo TCVN 4031-1985.


Lượng nước tiêu chuẩn của xi măng PC thường từ 21 ( 29%, của PCB giao động trong khoảng 24 ( 32%.

b) Thời gian đông kết


Khi trộn xi măng với nước, ta được loại hồ dẻo; theo thời gian tính dẻo mất dần và cuối cùng cứng lại thành đá xi măng. Quá trình đó là quá trình đông kết của xi măng. Trong giai đoạn đông kết có hai thời điểm được quan tâm là thời điểm bắt đầu đông kết và thời điểm kết thúc đông kết của hồ xi măng.


Thời gian bắt đầu đông kết là khoảng thời gian từ khi xi măng tác dụng với nước tới khi hồ xi măng chưa hoàn toàn mất tính dẻo, độ keo đã tăng lên và ngưng tụ lại. Nếu sau thời điểm bắt đầu đông kết vữa xi măng vẫn tiếp tục được thi công thì sẽ phá vỡ sự liên kết cấu trúc của các khoáng xi măng thủy hóa, xi măng mất tính dẻo không bám dính và cường độ kém.


Thời gian kết thúc đông kết là khoảng thời gian được tính từ khi xi măng tác dụng với nước tới khi cấu trúc của các khoáng đóng rắn được hình thành trở nên bền vững hơn, hồ xi măng mất tính dẻo và có cường độ sơ bộ ban đầu. Khoảng cách thời gian giữa bắt đầu đông kết và kết thúc đông kết càng ngắn càng có ý nghĩa trong xây dựng. Nó thể hiện cho sự phát triển cường độ ban đầu nhanh của xi măng.


Thời gian đông kết của xi măng phụ thuộc vào thành phần khoáng của clanhke xi măng, độ mịn xi măng, loại và hàm lượng phụ gia trong xi măng. Thạch cao trong xi măng có tác dụng điều chỉnh thời gian đông kết của hồ xi măng. Lượng thạch cao sử dụng phụ thuộc vào hàm lượng khoáng C3A của clanhke. Nếu thạch cao đưa vào quá nhiều sẽ gây hiện tượng nứt nẻ đá xi măng và nếu không đủ thì xi măng sẽ đông kết quá nhanh. Lượng thạch cao tối ưu nhất được xác định bằng thực nghiệm.


Trong quá trình nghiền, nếu nhiệt độ máy nghiền tăng trên 1050C thì thạch cao sẽ bị mất nước và xi măng có hiện tượng đông kết giả. Hiện tượng trên là do sau khi xi măng tác dụng với nước hồ xi măng mất tính dẻo nhanh. Nếu tiếp tục trộn thì hồ sẽ dẻo lại, nhưng thời gian đông kết bị kéo dài.



Thời gian đông kết của xi măng có ý nghĩa lớn trong thi công xây dựng. Nếu xi măng bắt đầu và kết thúc đông kết quá nhanh, vữa xi măng nhanh mất tính dẻo không có khả năng sử dụng. Ngược lại, thời gian đông kết quá dài sẽ kéo dài thời gian đóng rắn của bê tông làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công xây dựng. Cường độ ban đầu của bê tông phát triển chậm và thấp làm giảm sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với sản phẩm. Trong công nghiệp bê tông đúc sẵn, sự kéo dài thời gian đông kết, chậm phát triển cường độ của xi măng sẽ gây khó khăn lớn cho việc giải phóng kho bãi, tháo dỡ cốp pha.


Thời gian đông kết của xi măng được xác định bằng dụng cụ Vicat theo TCVN 6017:1995.


TCVN 2682:1999 qui định xi măng PC có thời gian bắt đầu đông kết không sớm hơn 45 phút và thời gian kết thúc đông kết không muộn hơn 375 phút.


TCVN 6260:1997 qui định xi măng PCB có thời gian bắt đầu đông kết không sớm hơn 45 phút và thời gian kết thúc đông kết không muộn hơn 10 giờ.

5. Cường độ xi măng


Cường độ xi măng là giá trị lực biểu thị cho giới hạn bền cơ học của đá xi măng, bê tông trên một đơn vị diện tích.


Đơn vị của cường độ là N/mm2 (hoặc MPa). Cường độ xi măng bao gồm cường độ chịu uốn và cường độ chịu nén. Đồng nghĩa với cách gọi này, trong các tài liệu chuyên ngành còn dùng các thuật ngữ như độ bền uốn, độ bền nén, giới hạn bền uốn, giới hạn bền nén.


Mác xi măng là trị số giới hạn cường độ nén của mẫu vữa xi măng sau 28 ngày dưỡng hộ tính bằng N/mm2 (MPa), xác định theo TCVN 6016:1995. Tùy theo mục đích sử dụng mà người ta quan tâm tới cả cường độ chịu uốn và cường độ chịu nén hoặc chỉ quan tâm tới cường độ chịu nén của xi măng. Thường thì xi măng có cường độ chịu nén cao sẽ có cường độ chịu uốn cao. Bởi vậy các tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm xi măng thường chỉ qui định đối với cường độ chịu nén. Tùy thuộc yêu cầu sử dụng và đặc tính của xi măng mà người ta đánh giá cường độ xi măng ở các tuổi khác nhau (1 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 28 ngày).


Trong quá trình đóng rắn có một số yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển cường độ của đá xi măng. Thành phần khoáng của clanhke, độ mịn xi măng, hàm lượng nước, môi trường, nhiệt độ, v.v... quyết định cường độ của đá xi măng và tốc độ phát triển của chúng.


Thành phần khoáng và điều kiện tạo khoáng clanhke quyết định cường độ của xi măng. Clanhke có C3S cao, kết khối tốt sẽ cho xi măng phát triển cường độ nhanh và mác cao.


Xi măng có độ mịn cao, cấp phối hạt hợp lý sẽ cho đá xi măng có cường độ cao.


Tỉ lệ nước trộn xi măng hợp lý cũng là một yếu tố cho đá xi măng cường độ cao.


Nhiệt độ của môi trường cao sẽ thúc đẩy nhanh quá trình đóng rắn của các khoáng clanhke và cho cường độ ban đầu cao.


Lưu giữ xi măng lâu ngày sẽ làm giảm đáng kể cường độ của xi măng. Môi trường không khí có độ ẩm và khí CO2 thẩm thấu vào các hạt xi măng mịn, thực hiện phản ứng hydrat và cacbonat hóa làm kéo dài thời gian đông kết và giảm mác xi măng.


Để đánh giá cường độ của xi măng có nhiều cách khác nhau. Người ta thường sử dụng các mẫu vữa hỗn hợp với tỉ lệ xi măng - cát tiêu chuẩn 1 : 3 hoặc 1 : 2,5.


Cường độ của xi măng được xác định theo TCVN 6016:1995.

6. Nhiệt thủy hóa của xi măng


Nhiệt thủy hóa của xi măng là nhiệt lượng của một đơn vị khối lượng xi măng sinh ra khi thủy hóa. Nhiệt thủy hóa xác định tại một thời điểm nhất định (7 ngày, 28 ngày) là tổng nhiệt lượng của một đơn vị khối lượng xi măng sinh ra từ khi bắt đầu thủy hóa (trộn với nước) cho tới thời điểm đó. Đơn vị của nhiệt thủy hóa là cal/g.


Khi sử dụng xi măng để chế tạo bê tông, nhiệt toả ra do quá trình thủy hóa gây nên chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài khối bê tông. Sự chênh lệch nhiệt này tạo ra ứng suất nội làm rạn nứt và làm giảm độ bền của bê tông. Bởi vậy, đối với các công trình sử dụng bê tông khối lớn như đập thủy điện, công trình ngầm phải sử dụng xi măng ít tỏa nhiệt.


Nhiệt thủy hoá của xi măng phụ thuộc vào thành phần khoáng của clanhke xi măng. Khoáng C3A, C3S khi thủy hóa có lượng nhiệt tỏa ra lớn hơn C2S; còn C4AF khi thủy hóa, lượng nhiệt tỏa ra không đáng kể.


Nhiệt thủy hóa của xi măng được xác định bằng nhiệt lượng kế theo TCVN 6070:1995.
Xi măng poóc lăng thông dụng (PC) có nhiệt thủy hóa sau 7 ngày thường từ 80 ( 90 cal/g và sau 28 ngày có thể trên 100 cal/g.

7. Sự co nở thể tích của đá xi măng


Sự co nở của đá xi măng là quá trình thay đổi thể tích của đá xi măng trong quá trình đóng rắn.


Nói chung xi măng sau khi đóng rắn thể tích đều co lại so với trạng thái được tạo hình ban đầu do có sự bay hơi nước và mất dần nước lý học trong cấu trúc.


Tính chất co ngót của đá xi măng làm cho các khớp nối của các cấu kiện trong công trình xây dựng thường có vết nứt và thấm nước. Để khắc phục sự co  của đá xi măng, người ta đưa vào phối liệu sản xuất xi măng lượng nhỏ chất gây nở cho khoáng clanhke xi măng thủy hóa hoặc sử dụng phụ gia nở trong quá trình chế tạo vữa, bê tông.

8. Độ bền ăn mòn của đá xi măng


Độ bền ăn mòn của đá xi măng là khả năng bền vững của đá xi măng trong môi trường xâm thực.


Đá xi măng trong các môi trường có tác nhân xâm thực bị ăn mòn theo thời gian và trở nên kém bền. Các tác động ăn mòn chính gồm ăn mòn rửa trôi (do môi trường nước xung quanh bê tông xi măng có dòng chảy), ăn mòn sun phát, ăn mòn muối.


- ăn mòn rửa trôi: là sự hòa tan và rửa trôi Ca(OH)2 từ bê tông làm cho nồng độ Ca(OH)2 trong đá xi măng giảm, dẫn đến hòa tan các thành phần cơ bản tạo nên cấu trúc của đá xi măng như hydro silicat, hydro aluminat, hydro ferit canxi. Khi có dòng chảy (ngoài biển khi thủy triều lên xuống) quá trình này diễn ra mạnh hơn.


- ăn mòn sun phát: là dạng ăn mòn nguy hiểm nhất đối với bê tông làm việc trong môi trường nước biển. Nước chứa sunphat manhê và natri thấm vào các lỗ rỗng, khe nứt phản ứng với Hydroxit canxi và khoáng aluminat.


Ví dụ: Ca(OH)2  +  Na2SO4.10H2O  =  CaSO4.2H2O  +  2NaOH  +  8H2O


Sun phát canxi tác dụng với Hydro aluminat canxi (C3AH6) tạo thành khoáng Ettringite có thành phần 3CaO.Al2O3.3CaSO4.31H2O. Khoáng này có thể tích tăng lên hơn 2 lần sinh ra ứng suất vượt qua giới hạn bền kéo của đá xi măng làm phá vỡ đá xi măng. Ngoài ra sun phát ma nhê còn tham gia phản ứng:



MgSO4  +  Ca(OH)2  +  2H2O  =  Mg(OH)2  +  CaSO4.2H2O 


Mg(OH)2 có độ hòa tan rất nhỏ nên phản ứng sẽ tiếp diễn liên tục và đá xi măng liên tiếp bị hòa tan, còn CaSO4.2H2O thì phản ứng với hydro aluminat canxi tạo ra Ettringite phá vỡ cấu trúc bê tông.

 
- ăn mòn muối: là phản ứng giữa MgCl2 và Ca(OH)2 tạo ra CaCl2 và Mg(OH)2.


Một trong những biện pháp tăng cường độ bền của bê tông xi măng là sử dụng xi măng bền sun phát. 


Độ nở sun phát của xi măng poóc lăng bền sun phát được đánh giá theo TCVN 6068:1995. 

III. Chỉ tiêu kỹ thuật của một số loại xi măng poóc lăng được tiêu chuẩn hóa tại Việt Nam

1. Xi măng poóc lăng (PC): được sản xuất theo các mác PC30, PC40, PC50, trong đó PC là ký hiệu qui ước cho xi măng poóc lăng; các trị số 30, 40, 50 là cường độ chịu nén của mẫu vữa chuẩn sau 28 ngày đóng rắn, tính bằng N/mm2 (MPa), xác định theo TCVN 6016:1995. Xi măng được nghiền mịn từ clanhke xi măng poóc lăng với thạch cao, không có phụ gia khoáng. Chất lượng của xi măng phải thỏa mãn các chỉ tiêu nêu trong bảng 6.

2. Xi măng poóc lăng hỗn hợp (PCB): được sản xuất theo các mác PCB 30 và PCB 40, trong đó PCB là ký hiệu cho xi măng poóc lăng hỗn hợp; các trị số 30, 40 là cường độ chịu nén của mẫu vữa chuẩn sau 28 ngày đóng rắn, tính bằng N/mm2 (MPa), xác định theo TCVN 6016:1995. Xi măng được nghiền mịn từ clanhke xi măng poóc lăng với thạch cao và không quá 40% phụ gia khoáng, trong đó phụ gia đầy không quá 20%. Các chỉ tiêu kỹ thuật của phụ gia khoáng (gồm phụ gia hoạt tính và phụ gia đầy) qui định theo TCVN 6882:2001và chất lượng của xi măng PCB phải thỏa mãn các chỉ tiêu nêu trong bảng 7.

3. Xi măng poóc lăng bền sun phát: là sản phẩm được nghiền mịn từ clanhke xi măng poóc lăng bền sun phát với thạch cao, gồm 2 nhóm: Bền sun phát thường (PCS30, PCS40) và bền sun phát cao (PCHS30, PCHS40), trong đó PCS là ký hiệu cho xi măng poóc lăng bền sun phát thường, PCHS là ký hiệu cho xi măng poóc lăng bền sun phát cao; các trị số 30, 40 là cường độ chịu nén của mẫu vữa chuẩn sau 28 ngày đóng rắn, tính bằng N/mm2 (MPa), xác định theo TCVN 4032-85. Chất lượng của xi măng poóc lăng bền sun phát phải thỏa mãn các chỉ tiêu qui định tại bảng 8 và 9.

4. Xi măng poóc lăng ít tỏa nhiệt: được phân làm 3 loại (PCLH30A, PCLH30, PCLH 40), trong đó PCLH là ký hiệu của xi măng poóc lăng ít tỏa nhiệt, gồm 2 nhóm: nhóm có chữ A sau trị số cường độ biểu thị cho xi măng tỏa nhiệt ít, không có chữ A là nhóm tỏa nhiệt vừa; các trị số 30, 40 là cường độ chịu nén của mẫu vữa chuẩn sau 28 ngày đóng rắn, tính bằng N/mm2 (MPa), xác định theo TCVN 4032-85. Chất lượng của xi măng poóc lăng ít tỏa nhiệt phải thỏa mãn các chỉ tiêu qui định tại bảng 10 và 11.

5. Xi măng poóc lăng trắng: được phân ra PCW30, PCW40, PCW50, trong đó PCW là ký hiệu xi măng poóc lăng trắng; các trị số 30, 40, 50 là giới hạn bền nén của mẫu vữa chuẩn sau 28 ngày đóng rắn, tính bằng N/mm2 (MPa), xác định theo TCVN 6016:1995. Các chỉ tiêu chất lượng của xi măng poóc lăng trắng được qui định tại bảng 12.

Bảng 6:  Chỉ tiêu chất lượng của xi măng poóc lăng  theo TCVN 2682:1999 

	Tên chỉ tiêu
	Mức

	
	PC 30
	PC 40
	PC 50

	1. Cường độ chịu nén, N/mm2, không nhỏ hơn, sau:


                         3 ngày ( 45 phút


                       28 ngày ( 8 giờ
	16

30
	21

40
	31

50

	2. Thời gian đông kết, phút:


                      - Bắt đầu, không sớm hơn


                      - Kết thúc, không muộn hơn
	45

375

	3. Độ nghiền mịn, xác định theo:

 - Phần còn lại trên sàng 0,09mm, %, không lớn hơn

 - Bề mặt riêng, phương pháp Blaine, cm2/g, không nhỏ hơn
	15

2700
	12

2800

	4. Độ ổn định thể tích, xác định theo phương pháp Le Chaterlier, mm, không lớn hơn
	10

	5. Hàm lượng SO3, %, không lớn hơn
	3,5

	6. Hàm lượng MgO, %, không lớn hơn
	5,0

	7. Hàm lượng MKN, %, không lớn hơn
	5,0

	8. Hàm lượng CKT, %, không lớn hơn
	1,5


Bảng 7: Bảng chỉ tiêu chất lượng của xi măng PCB theo TCVN 6260:1997

	Tên chỉ tiêu
	Mức

	
	PCB 30
	PCB 40

	1. Cường độ chịu nén, N/mm2, không nhỏ hơn


                     72 giờ ( 45 phút


                      28 ngày ( 2 giờ
	14

30
	18

40

	2.Thời gian đông kết


 Bắt đầu, phút, không nhỏ hơn


 Kết thúc, giờ, không lớn hơn
	45

10

	3. Độ nghiền mịn:

- Phần còn lại trên sàng 0,08 mm, %, không lớn hơn

- Bề mặt riêng, xác định theo phương pháp Blaine, cm2/g, không nhỏ hơn
	12

2700

	4. Độ ổn định thể tích, xác định theo phương pháp Le Chaterlier, mm, không lớn hơn
	10

	5. Hàm lượng SO3, %, không lớn hơn
	3,5


Bảng 8: Thành phần khoáng hóa của xi măng poóc lăng bền sun phát theo TCVN 6067:1995 

	Tên chỉ tiêu
	Mức, %

	
	Bền sun phát thường
	Bền sun phát cao

	
	PCS 30
	PCS 40
	PCHS 30
	PCHS 40

	1. Hàm lượng mất khi nung không lớn hơn
	3
	3

	2. Hàm lượng MgO không lớn hơn
	5
	5

	3. Hàm lượng Fe2O3 không lớn hơn
	6
	-

	4. Hàm lượng SiO2 không nhỏ hơn
	20
	-

	5. Hàm lượng SO3 không lớn hơn
	3
	2,3

	6. Hàm lượng C3A không lớn hơn
	8
	5

	7. Tổng hàm lượng (C4AF + 2C3A) không lớn hơn
	-
	25

	8. Tổng hàm lượng (C3S + C3A) không lớn hơn
	58
	-

	9. Kiềm (Na2O + 0,658K2O) không lớn hơn
	0,6
	0,6

	10. Căn không tan không lớn hơn
	1
	1


Bảng 9: Các chỉ cơ lý của xi măng poóc lăng bền sun phát theo TCVN 6067:1995  

	Tên chỉ tiêu
	Bền sun phát thường
	Bền sun phát cao

	
	PCS 30
	PCS 40
	PCHS 30
	PCHS40

	1. Độ nở sun phát sau 14 ngày, %, không lớn hơn
	-
	0,040

	2. Giới hạn bền nén, N/mm2, không nhỏ hơn 


             - Sau 3 ngày 


             - Sau 28 ngày
	11

30
	14

40
	11

30
	14

40

	3. Độ nghiền mịn: 

- Bề mặt riêng xác định theo phương pháp Blaine, cm2/g, không nhỏ hơn

- Phần còn lại trên sàng 0,08, %, không lớn hơn  
	2500

15
	2800

12
	2500

15
	2800

12

	4. Thời gian đông kết:


        - Bắt đầu, phút, không sớm hơn 


        - Kết thúc, phút, không muộn hơn
	45

375
	45

375


Bảng 10: Thành phần hóa, khoáng của xi măng poóc lăng ít tỏa nhiệt  theo TCVN 6069:1995  

	Tên chỉ tiêu
	Loại xi măng

	
	PCLH 30A
	PCLH 30
	PCLH 40

	1. Hàm lượng mất khi nung, %, không lớn hơn
	2,5
	-

	2. Hàm lượng MgO, %, không lớn hơn
	5
	-

	3. Hàm lượng SO3, %, không lớn hơn
	2,3
	-

	4. Hàm lượng C3S, %, không lớn hơn
	35
	-

	5. Hàm lượng C2S, %, không nhỏ hơn
	40
	-

	6. Hàm lượng C3A, %, không lớn hơn
	7
	-


Bảng 11: Các chỉ cơ lý của xi măng poóclăng ít tỏa nhiệt theo TCVN 6069:1995 

	Tên chỉ tiêu
	Loại xi măng

	
	PCLH30A
	PCLH30
	PCLH40

	1. Nhiệt thủy hóa, cal/g, không lớn hơn:


                        - Sau 7 ngày


                        - Sau 28 ngày
	60

70
	70

80

	2. Giới hạn bền nén, N/mm2, không nhỏ hơn:


                         - Sau 7 ngày


                         - Sau 28 ngày
	18

30
	21

30
	28

40

	3. Độ mịn:

- Phần còn lại trên sàng 0,08 mm, %, không lớn hơn

- Bề mặt riêng xác định theo phương pháp Blaine, cm2/g, không nhỏ hơn
	15

2500
	15

2500

	4. Thời gian đông kết:


                      - Bắt đầu, phút, không sớm hơn


                      - Kết thúc, giờ, không muộn hơn
	45

10
	45

10

	5. Độ ổn định thể tích theo Le Chaterlie, mm, không lớn hơn
	10
	10


Bảng 12: Chỉ tiêu chất lượng của xi măng poóc lăng trắng theo TCVN 5691:2000 

	Tên chỉ tiêu
	Mức

	
	PCW 30
	PCW 40
	PCW 50

	1. Cường độ chịu nén, MPa, không nhỏ hơn, sau:


                            3 ngày ( 45 phút


                           28 ngày  ( 8 giờ
	16

30
	21

40
	31

50

	2. Độ trắng tuyệt đối, %, không nhỏ hơn


                          Loại đặc biệt


                          Loại I


                          Loại II
	80

70

65

	3. Thời gian đông kết, phút:


                        - Bắt đầu, không sớm hơn


                        - Kết thúc, không muộn hơn
	45

375

	4. Độ mịn xác định theo:

- Phần còn lại trên sàng 0,08 mm, %, không lớn hơn

- Bề mặt riêng phương pháp Blaine, cm2/g, không nhỏ hơn
	12

2800

	5. Độ ổn định thể tích theo LeChaterlier, mm, không lớn hơn
	10

	6. Hàm lượng SO3, %, không lớn hơn
	3,5


Câu hỏi ôn tập 

1. Nêu khái niệm xi măng, bê tông, clanhke, thạch cao và phụ gia xi măng ?

2. Viết công thức đầy đủ và gọi tên các khoáng C3S , C2S , C3A và  C4AF ?

3. Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa các loại xi măng poóc lăng (PC), xi măng poóc lăng hỗn hợp ( PCB ), xi măng poóc lăng bền sun phát ( PCHS) và xi măng poóc lăng ít toả nhiệt ( PCLH) ?

4. Nêu đặc điểm, tính chất và lĩnh vực sử dụng của các loại xi măng bền sun phát, xi măng giếng khoan và xi măng trắng ?

5. Tính các hệ số chế tạo và thành phần khoáng của mẫu clanhke, biết thành phần hoá học sau khi phân tích được như sau:



SiO2 = 21,25 % , Al2O3 = 5,15% , Fe2O3 = 3,97% , CaO = 63,54% 



MgO = 1,52%  , SO3   = 0,35% ,  K2O = 0,35 % , Na2O  = 0,18% .

6. Tính các hệ số chế tạo cần khống chế để chế tạo được clanhke có thành phần khoáng yêu cầu là :
C3S = 55 %  , C2S  = 21%  , C3A  = 6 %  và  C4AF  =  15 % .

7. Hàm lượng % của 4 ôxit chính trong clanhke xi măng poóc lăng nằm trong giới hạn nào ? Làm thế nào để xác định được chúng ?

8. Nêu vai trò của các ôxit trong clanhke xi măng poóc lăng ?

9. Viết phương trình phản ứng và điều kiện nhiệt độ để tạo thành 4 khoáng chính của clanhke ? Nêu đặc trưng của các khoáng đó ?

10. Tính phối liệu để sản xuất xi măng theo thành phần hoá học của nguyên liệu đã biết theo các hệ số chế tạo cho trước (Cán bộ giảng dạy ra số liệu riêng cho từng người để học viên làm bài tập ).
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